                                     Trường tiểu học Thượng Quận


tuần 15:                                                  Ngày soạn :  5 /12 /2017
                                                                   Ngày dạy : Thứ ba ngày  12/12 2017
Tiết 1 :                                                          Tập đọc 

                                             Nhà rông ở tây nguyên

I. mục đích, yêu cầu :

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : múa rông chiêng, ngọn giáo, truyền lại,...  Bước đầu biết đọc bài với giọng kể, nhấn giọng một số từ ngữ tả đặc điểm của một nhà rông.  
 - Hiểu các từ ngữ : rông chiêng, nông cụ,.... Hiểu đặc điểm của một nhà rông và những sinh hoạt cộng đồng ở Tây Nguyên gắn với nhà rông.

 - Giáo dục HS yêu quý các dân tộc Việt Nam. 

II. chuẩn bị :   ảnh minh hoạ nhà rông trong SGK.
III. các hoạt động dạy- học :

1. Kiểm tra bài cũ:  - 3 HS  tiếp nối nhau kể 3 đoạn (3, 4, 5) của câu chuyện hũ bạc của người cha. Sau đó trả lời về ý nghĩa câu chuyện. 
  - HS, GV nhận xét.

 2. Bài mới :       a) Giới thiệu bài:   HS quan sát ảnh nhà rông trong SGK.
                          b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc diễn cảm toàn bài.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng câu :  HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từng đoạn :

   . GV hướng dẫn HS chia bài thành 4 đoạn.

   . HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn.

   . GV kết hợp giúp HS  hiểu nghĩa các từ : rông chiêng, nông cụ,...

   + Cả lớp đọc ĐT  toàn bài.

* HĐ2:  HD tìm hiểu bài

 - 1 HS đọc thành tiếng,  cả lớp nghe, trả lời câu hỏi : Vì sao nhà rông phải chắc và cao ? 
 - HS đọc thầm  đoạn 2, trả lời câu hỏi :  Gian đầu của nhà rông được trang trí thế nào ? 
 - HS đọc thầm  đoạn  3, 4, trả lời các câu hỏi :  

 + Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông ?
 + Từ gian thứ 3 dùng để làm gì ?  

 - GV :  Em nghĩ gì về nhà rông Tây Nguyên  sau khi  đã xem tranh, đọc bài giới thiệu nhà rông ?

* HĐ3:  Luyện đọc lại
 - GV đọc diễn cảm toàn bài.

 -  4 HS  tiếp nối nhau thi đọc 4 đoạn.

 - 1, 2 HS đọc lại cả bài.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất, thể hiện đúng ND đoạn văn.

3. Củng cố, dặn dò:
  - 1, 2 HS nói hiểu biết mình có được sau khi học bài Nhà rông ở Tây Nguyên.

  - GV biểu dương những HS học tốt.  

  - Dặn dò HS luyện đọc lại bài.

Tiết 3:                                                 Chính tả  (n-v)
                                                  hũ bạc của người cha 

i. MỤC đích, yêu cầu : 
   - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
  - Làm đúng BT điền tiếng  có vần  ui/uôi (BT2). Làm đúng BT3/a.

  - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị :  
  - GV : Bảng lớp viết 2 lần các từ ngữ trong BT2. 

  - HS vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   

1. Kiểm tra bài cũ :  GV cho 2 HS  viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con : màu sắc, hoa màu, nong tằm, no nê. GV nhận xét.

2. Bài mới :       a) Giới thiệu  bài: 
                       b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc đoạn chính tả, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  - GV hướng dẫn HS nhận xét chính tả :

  +  Lời nói của người cha được viết ntn ? 
  +  Những chữ nào trong  bài chính tả dễ viết sai  ? 
 - GV ghi một số từ lên bảng. Nhắc HS ghi nhớ chính tả để viết bài cho đúng.

GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cầm bút, HS viết chậm, chữ xấu.
 Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài 2:   - GV nêu yêu cầu  của bài.  
  - HS đọc thầm  nội dung bài, làm bài vào vở BT. Sau đó GV mời 2 nhóm( mỗi nhóm 4
HS) tiếp nối nhau lên bảng làm bài nhanh. Mỗi em điền vào chỗ trống của 1 dòng. HS thứ 4 đọc kết quả của cả nhóm.

  - Cả lớp và GV nhận xét về chính tả, phát âm, chốt lại lời giải đúng.

  - 5, 7 HS đọc lại kết quả. GV sửa lỗi cho HS nếu có. 

  - Củng cố  các từ chứa tiếng có vần  ui/uôi.
Bài 3: - GV chọn cho HS làm phần a), gọi 1HS đọc yêu cầu bài. HS làm bài vào vở BT. 

 - GV mời 1 số HS  chữa bài. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng,  

 - Cho 3, 4 em đọc lại kết quả. GV sửa lỗi phát âm cho những em mắc lỗi. 

 - HS sửa bài (nếu sai).  Củng cố về s/x.
3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS  xem lại BT, viết lại những lỗi sai trong bài. 


Tiết 4:                                                       Toán
   T.71: chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

I. mục đích yêu cầu:

- Biết  đặt tính và tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ( chia hết và chia có dư )
- Rèn KN thực hành làm tính, giải toán vận dụng chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số.

- HS  tích cực, chủ động  học tập.

II. chuẩn bị:   

GV : Phấn màu.

III. các hoạt động dạy học:
 1. Kiểm tra bài cũ:  -  2 HS lên bảng đặt tính rồi tính :    90 : 5     ;   85 : 4

                                    -  HS, GV nhận xét chữa bài. 
 2. Bài mới                a) Giới thiệu bài:
                                b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Giới thiệu phép chia 648 : 3

 - Hướng dẫn cách đặt tính. 

 - Hướng dẫn cách tính: từ trái sang phải theo ba bước tính nhẩm là chia, nhân,

 trừ; mỗi lần chia được một chữ số ở thương ( từ hàng cao đến hàng thấp ).

 - Tiến hành phép chia ( như trong SGK ):

  + Lần 1 : Tìm chữ số thứ nhất của thương ( 2 ).

  + Lần 2 : Tìm chữ số thứ  hai của thương ( 1 ).

  + Lần 3 : Tìm chữ số thứ  ba của thương ( 6 ).

* HĐ 2 : Giới thiệu phép chia 236 : 5

   Tiến hành tương tự như trên.

  - Đặt tính.

  - Cách tính :

  + Lần 1 : Tìm chữ số thứ nhất của thương ( 4 ).

  + Lần 2 : Tìm chữ số thứ  hai của thương (7).

   Vậy  236 : 5 = 47 ( dư 1 ).

    Đây là phép chia có dư.

* GV cần lưu ý HS: ở lần chia thứ nhất có thể lấy một chữ số ( như trường hợp 648 : 3 )

hoặc phải lấy hai chữ số ( như trường hợp 236 : 5 ).

* HĐ 3 : Thực hành
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu BT.
- Cho HS làm bài vào vở ( cột 1, 3, 4 ).   - 3 HS làm bảng lớp.

               - Chữa bài, HS nói lại cách chia. 
               - Củng cố về cách  thực hiện phép chia.

                       a) Gồm các phép chia hết.

                       b) Gồm các phép chia có dư.
              + Bài 2: - HS đọc bài toán, HS nêu cách làm.
    - Cho HS giải bài vào vở.
- 1 HS làm  bài trên bảng lớp. Cả lớp và GV nhận xét chữa.

- Rèn kĩ năng giải toán có phép chia.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV hỏi HS  :   Muốn giảm 432 m đi 8 lần thì làm thế nào ?

                           Muốn giảm 432 m đi 6 lần thì làm thế nào ?

- HS trình bày bài vào vở, 3 HS làm bài trên bảng lớp.

- Chữa bài, rèn kĩ năng thực hiện phép tính chia theo yêu cầu giảm đi một số lần.

3. Củng cố, dặn dò:
- 2 HS nhắc lại cách thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS ghi nhớ KT để vận dụng giải toán.

 Chiều Tiết 1                                 Toán
tiết 72 :  chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp)

I. mục đích, yêu cầu :
 - Biết  đặt tính và tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số với trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị. 

 - Vận dụng kiến thức vào làm các bài tập một cách linh hoạt, sáng tạo, đúng, nhanh.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. chuẩn bị :   GV : Phấn màu.

III. các hoạt động dạy-  học :

1. Kiểm tra bài cũ :  -  2 HS lên bảng đặt tính rồi tính :    390 : 6     ;   489 : 5

                                    -  HS, GV nhận xét chữa bài. 
2. Bài mới :              a) Giới thiệu bài:
                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Giới thiệu phép chia 560 : 8

 - Hướng dẫn cách đặt tính. 

 - Hướng dẫn cách tính  (như trong SGK) :

  + Lần 1 : Chia : 56 chia 8 được 7, viết 7 ;                           560    8

                  Nhân : 7 nhân 8 bằng 56 ;                                   56      7
                 Trừ : 56 trừ 56 bằng 0.                                            0

   + Lần 2 :  Hạ 0

                   Chia : 0 chia 8 được 0, viết 0 ;                           560     8

                   Nhân : 0 nhân 8 bằng 0 ;                                    56      70

                   Trừ : 0 trừ 0 bằng 0.                                              00

                   Vậy : 560 : 8 = 70.                                                  0

                                                                                                   0
* HĐ2 : Giới thiệu phép chia 632 : 7
   Tiến hành tương tự như trên. GV hướng dẫn :

   - Đặt tính.

   - Cách tính : (như trong SGK).

 => Cần lưu ý HS : ở lần chia thứ hai số bị chia bé hơn số chia thì viết 0 ở thương theo lần chia đó.

* HĐ3 : Thực hành
Bài 1:  - HS đọc yêu cầu BT.
  - Cho HS làm bài vào vở. .

                 - 2 HS làm bảng lớp. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

                 - Chữa bài, HS nói lại cách chia.

                 - Rèn luyện cách  thực hiện phép chia mà thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị.

Bài 2:   - HS đọc bài toán.
       - HD HS thực hiện phép chia có dư :

                  365 : 7 = 52 (dư 1)

         Năm đó gồm 52 tuần lễ và 1 ngày.

         GV nhấn mạnh : Số dư bé hơn số chia (1 < 7).

       - Cho HS giải bài vào vở.GV theo dõi giúp đỡ HS.
  - 1 HS làm  bài trên bảng lớp. Cả lớp và GV nhận xét chữa.

  - Rèn kĩ năng giải toán có 1 phép chia (có dư).
Bài 3:- GV treo bảng phụ.

  - HS xác định yêu cầu bài.  - 2 HS làm trên bảng phụ.

  - HS, GV nhận xét chữa bài.

         Phép chia 185 : 6 = 30 (dư 5) là đúng.

         Phép chia 283 : 7 = 4 (dư 3) là sai. HS cần sửa lại cho đúng. 

3. Củng cố, dặn dò:
  - 2 HS nhắc lại cách thực hiện phép chia    560 : 8            ;       632 : 7

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò  xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Tiết 2 :                                                      toán ( * )
   Luyện tập về chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Ôn tập, củng cố KT về  chia số có ba chữ số cho số có một chữ số và giải toán về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia.

- Rèn KN t/ hành làm tính, giải toán vận dụng chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  

- GV: ND KT liên quan.

- HS: Vở BT Toán 3 - tập 1.

III. Các hoạt động dạy học :
* HĐ 1: Ôn tập, củng cố về chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.

. GV tổ chức cho HS làm các BT 1, 2, 3 Vở BT Toán 3 – tập 1 – Trang 79 ):

+ Bài 1: - HS tù thực hiện các phép tính vào vở, 4 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu KT về phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.
+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GVHDHS làm mẫu trường hợp ( 1 ): 

. Biết số bị chia là 667, số chia là 6 - yêu cầu HS nêu cách tìm thương và số dư.

. HS tự thực hiện phép chia rồi nêu KQ.
- HS tự làm tiếp các phần còn lại, nêu miệng KQ.

- Củng cố cách tìm thương và số dư trong phép chia.

+ Bài 3: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- HDHS phân tích bài toán -> cách giải.
- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách giải toán vận dụng chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số..

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực. 

TiÕt 3 :                                                       TẬP ĐỌC ( * )
                                                                 nhà bố ở

i. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng: Páo, ngọn núi, nhoà dần, quanh co, ... Bước đầu biết đọc bài thơ thể hiện đúng tâm trạng ngạc nhiên, ngỡ ngàng của bạn nhỏ miền núi đầu tiên về thăm bố ở thành phố.

- Hiểu các từ: sừng sững, thang gác. Hiểu nội dung bài thơ: Sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của bạn nhỏ miền núi về thăm bố ở thành phố. Bạn thấy cái gì cũng khác lạ nhưng vẫn gợi nhớ đến quê nhà. Học thuộc lòng những khổ thơ em thích.

- HS yêu thích thành phố, quê nhà.

II. chuẩn bị: 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- Bảng phụ viết sẵn các khổ thơ cần HD HS luyện đọc và HTL.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 5 HS đọc bài Hũ bạc của người cha. 

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới :        a) Giới thiệu bài: 
                           b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Luyện đọc

- GV đọc bài thơ.

- HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ .

+ Luyện đọc từng dòng thơ: Mỗi em nối tiếp nhau đọc 2 dòng thơ, HS, GV phát hiện từ đọc sai, GVchỉnh sửa rồi cho HS đọc tiếp.

+ Luyện đọc từng khổ thơ: HS đọc nối tiếp nhau đọc 2 khổ thơ. GV kết hợp  HD HS ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dòng, các khổ thơ. VD:

                           Con đường sao mà rộng thế/

                          Sông sâu / chẳng lội được qua /

                          Người, / xe / đi như gió thổi /

                         Ngước lên /  mới thấy mái nhà. //

- HS , GVkết hợp giải nghĩa các từ được chú giải cuối bài. 

- Cả lớp đọc ĐT toàn bài.        

* HĐ 2:  Hư​ớng dẫn tìm hiểu bài
- HS đọc thầm cả bài thơ, trả lời câu hỏi:

+ Quê Páo ở đâu ? Những câu thơ nào cho biết điều đó ? 
+ Páo đi thăm bố ở đâu ? 
- HS đọc các khổ thơ 2, 3, 4 + TLCH :

+ Những điều gì ở thành phố khiến Páo thấy thấy lạ ?

+ Những gì ở thành phố Páo thấy giống ở quê mình ?

+ Qua bài thơ, em hiểu điều gì về bạn Páo ?  
=> GV nhấn mạnh nội dung bài thơ: Sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của bạn nhỏ miền núi về thăm bố ở thành phố. Bạn thấy cái gì cũng khác lạ nhưng vẫn gợi nhớ đến quê nhà. 

* HĐ 3:  Học thuộc lòng bài thơ

- 1 HS đọc lại bài thơ.

- 1 số HS nói các em chọn HTL khổ thơ nào ( có thể giải thích lí do em thích khổ thơ đó ).
- GV hướng dẫn HS tự học thuộc lòng  những khổ thơ mình thích. 
- HS thi đọc thuộc lòng từng khổ  ( HS có thể đọc cả bài thơ ).

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV khắc sâu ND bài.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS đọc tốt

- Dặn HS tiếp tục HTL  bài thơ, tìm hiểu tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta để chuẩn bị làm tốt BT 1, tiết LTVC sau. 

   Sáng                                                  Ngày soạn: 6 /12 /  2017
                                   Ngày dạy: Thứ tư ngày  13 / 12 /2017
 Tiết 1:                                                        toán
                                          T.73: giới thiệu bảng nhân 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Biết cách sử dụng bảng nhân.

- Rèn kĩ năng sử dụng các bảng nhân trong giải toán.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  

- Bảng nhân như SGK

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  3 HS đọc TL bảng nhân 9. HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                               b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu cấu tạo bảng nhân.

- GV vừa chỉ vào bảng nhân vừa gt: Hàng đầu tiên gồm 10 số từ 1 đến 10 là các thừa số.

- Cột đầu tiên gồm 10 số từ 1 đến 10 là các thừa số.

- Ngoài hàng đầu tiên và cột đầu tiên, mỗi số trong một ô là tích của hai số mà một số ở hàng và một số ở cột t​ương ứng.

- Mỗi hàng ghi lại một bảng nhân:  hàng 2 là bảng nhân 1, hàng 3 là bảng nhân 2,  ... 

hàng 11 là bảng nhân 10.

* HĐ 2: Cách sử dụng bảng nhân.

- GV nêu VD :          4 x 3 = ? 
- Tìm số 4 ở cột đầu tiên; tìm số 3 ở hàng đầu tiên; đặt th​ước dọc theo hai mũi tên gặp nhau
ở ô có số 12. Số 12 là tích của 4 x 3.

   Vậy       4 x 3 = 12.
* HĐ 3: Thực hành.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.
- HS tập sử dụng bảng nhân để tìm tích của hai số.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN sử dụng bảng nhân.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- 1 HS nêu cách tìm thừa số chưa biết.

- HS làm bài vào vở, một số HS làm trên bảng lớp  => Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách tìm thừa số ch​ưa biết.

+ Bài 3: -  HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tự tóm tắt bài toán, tự giải rồi chữa.

- HS có thể giải bài toán bằng hai cách. 

- Củng cố cách giải bài toán có hai phép tính.

                                                      Bài giải
      Cách 1:                                                                           Cách 2:
 Số huy ch​ương bạc là :                                 Biểu thị số huy ch​ương vàng là 1 phần, thì 

    8 x 3 = 24 ( tấm )                                  số huy ch​ương bạc là 3 phần nh​ư thế.

 Tổng số huy chư​ơng là :                               Tổng số phần bằng nhau là :

    8 + 24 = 32 ( tấm )                                                  1 + 3 = 4 ( phần )

             Đáp số: 32 tấm huy chương.             Tổng số huy chư​ơng là :

                                                                                   8 x 4 = 32 ( tấm )

                                                                                            Đáp số: 32 tấm huy chương.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT về cấu tạo bảng nhân và cách sử dụng bảng nhân.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS chăm chỉ, tích cực học tập. 


Tiết 2:                                                 đạo đức
Bài 7: Quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng ( tiết 2 )

I. Mục đích yêu cầu:

- Nêu được một số việc làm thể hiện quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng.

- Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng. 

- Các KNS được GD trong bài: KN lắng nghe ý kiến của hàng xóm và thể hiện sự cảm thông với hàng xóm; KN đảm nhận trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ hàng xóm trong những công việc vừa sức .

- Có thái độ tôn trọng, quan tâm tới hàng xóm, láng giềng.

II. chuẩn bị : 

- Vở bài tập Đạo đức; Sưu tầm tranh ảnh, các bài thơ, ca dao, tục ngữ ... có liên quan đến ND bài học.

- Các PP dạy học: PP thảo luận, đóng vai 

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HS kể về những việc đã biết liên quan đến" tình làng nghĩa xóm".
+ Mục tiêu:  Nâng cao nhận thức, thái độ cho học sinh về tình làng, nghĩa xóm.

+ Cách tiến hành: 

- Yêu cầu học sinh kể về những việc đã biết liên quan đến " tình làng nghĩa xóm".
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.

* HĐ 2: Đánh giá hành vi.
+ Mục tiêu: Đánh giá những hành vi, việc làm đối với hàng xóm láng giềng.

+ Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm về các hành vi, việc làm có trong BT 3 ( vở BT Đạo đức ).

- Đại diện các nhóm trình bày. Cả lớp trao đổi, nhận xét

- GVKL những việc làm tốt, các việc không nên làm.

- HS tự liên hệ theo các việc làm trên.

- GV nhận xét và khen các em đã biết cư xử đúng với hàng xóm láng giềng.

* HĐ 3: Xử lý tình huống và đóng vai.

+ Mục tiêu: HS có kĩ năng ra quyết định và ứng xử đúng đối với hàng xóm láng giềng trong một số tình huống phổ biến.

+ Cách tiến hành:

- GV chia nhóm, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận một tình huống rồi đóng vai :

a) Tình huống 1: Bác Loan ở cạnh nhà em bị cảm. Bác nhờ em đi gọi hộ con gái bác đang làm ngoài đồng.

b) Tình huống 2 : Bác Nam có việc vội đi đâu từ sớm, bác nhờ em trông nhà giúp.

c) Tình huống 3 : Các bạn đến chơi nhà em và cười đùa ầm ĩ trong khi bà cụ hàng xóm đang ốm.

d) Tình huống 4 : Khách của gia đình bác Hải đến chơi mà cả nhà đi vắng hết. Người khách nhờ em chuyển giúp cho bác Hải lá thư.

- Các nhóm tiến hành thảo luận, xử lí tình huống rồi đóng vai.

- Cả lớp thảo luận về cách ứng xử trong từng tình huống.

- GVKL từng tình huống.

-> KL chung :                   Người xưa đã nói chớ quên,

                                      Láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau.

                                           Giữ gìn tình nghĩa tương giao,

                                     Sẵn sàng giúp đõ khác nào người thân.

3. Củng cố, dặn dò: 

- 2 HS đọc lại KL. GV chốt KT, nhắc nhở HS cần cư xử tốt với hàng xóm láng giềng.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS thực hiện tốt ND bài học. 


  Tiết 3:                                                    Tập viết
                                                          ôn chữ hoa l

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Củng cố cách viết chữ hoa L ( 2 dòng ); Viết đúng chữ hoa L ( 2 dòng ), tên riêng Lê Lợi (1 dòng ) và câu ứng dụng: Lời nói ... cho vừa lòng nhau ( 1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ. 

- Rèn kĩ năng viết chữ hoa L.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. chuẩn bị:   

- Mẫu chữ hoa L. Tên riêng: Lê Lợi
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:      

  - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con : Yết Kiêu, Khi  - GV nhận xét. 

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HD viết trên bảng con.
- Luyện viết chữ hoa:

+ 1 HS tìm chữ hoa có trong bài : L
+ 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa L.
+ GVviết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết.

+ HS tập viết chữ  L trên bảng con .
+ GV nhận xét, sửa sai. 

- Luyện viết từ ứng dụng:

+ 1 HS đọc từ ứng dụng: Lê Lợi.

+ GV giới thiệu về Lê Lợi.
+ HS tập viết từ  Lê Lợi trên bảng con. 

+ GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng:

+ 1 HS  đọc câu ứng dụng: Lời nói ... cho vừa lòng nhau.
+ GV giúp HS hiểu lời khuyên của câu tục ngữ:  Nói năng với mọi người phải biết lựa chọn lời nói, làm cho người nói chuyện với mình cảm thấy dễ chịu, hài lòng.

+ HS tập viết trên bảng con chữ :  Lời nói, Lựa lời .

+ GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết vào vở tập viết.
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài
- Thu 1/ 3 số bài chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách viết chữ hoa L.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp, giữ vở sạch.


Tiết 4:                                             tự nhiên - xã hội
Các hoạt động thông tin liên lạc

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Kể tên một số hoạt động thông tin liên lạc: bư​u điện, đài phát thanh, đài truyền hình.

- Nêu đ​ược ích lợi của hoạt động bư​u điện, truyền thông, truyền hình, phát thanh trong đời sống. 

- HS có ý thức tìm hiểu về xã hội.

II. chuẩn bị: 

- HS tìm hiểu về hoạt động thông tin liên lạc ở địa phương. 

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:   Kết hợp trong bài học. 

2. Bài mới:        a) Giới thệu bài:

                        b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Thảo luận nhóm.

+ Mục tiêu: 
- Kể đ​ược một số hoạt động diễn ra ở b​ưu điện tỉnh. 

- Nêu đư​ợc ích lợi của hoạt động b​ưu điện trong đời sống.
+ Cách tiến hành:
- B​ước 1: Thảo luận nhóm 4 ng​ười theo gợi ý sau:

. Bạn đã đến nhà b​ưu điện tỉnh chư​a ? 

. Hãy kể về những hoạt động diễn ra ở nhà b​ưu điện tỉnh.

. Nêu đư​ợc ích lợi của hoạt động b​ưu điện tỉnh.

- B​ước 2: Đại diện nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

=> KL: B​ưu điện tỉnh giúp chúng ta chuyển phát tin tức, th​ư tín, b​ưu phẩm giữa các địa

ph​ương trong nư​ớc và giữa trong n​ước với n​ước ngoài.

* HĐ 2 : Làm việc theo nhóm.

+ Mục tiêu : Biết đ​ược ích lợi của các hoạt động phát thanh, truyền hình.
+ Cách tiến hành:
- Bư​ớc 1: Thảo luận nhóm

GV chia thành các nhóm ( 4 - 5 em ) thảo luận theo gợi ý sau: Nêu nhiệm vụ và ích lợi của các hoạt động phát thanh, truyền hình.

- Bư​ớc 2 : . Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.
. GV nhận xét và KL: SGV trang 78.

* HĐ 3: Chơi trò chơi  Chuyển th​ư
+ Mục tiêu: Tập cho HS có phản ứng nhanh.
+ Cách tiến hành: - GVHD cách chơi ( SGV trang 79 ).
 - Cho HS ngồi thành vòng tròn, mỗi HS ngồi một ghế.

 - Tr​ưởng trò hô:  Cả lớp chuẩn bị chuyển thư 

 - HS tiến hành chơi. GV theo dõi, nhắc nhở HS . 
3. Củng cố, dặn dò: 
- HS nhắc lại tên một số hoạt động thông tin liên lạc: bư​u điện, đài phát thanh, đài truyền hình; ích lợi của hoạt động bư​u điện, truyền thông, truyền hình, phát thanh trong đời sống. 

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. 


Sáng                                                                Ngày soạn:  07 / 11 / 2016
                                                                Ngày dạy : Thứ năm ngày  14 /12 / 2017.

 Tiết 1:                                                 luyện từ và câu
                           Từ ngữ về dân tộc. Luyện tập về so sánh
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Củng cố, mở rộng vốn từ ngữ về dân tộc; Luyện tập về phép so sánh.
- Biết tên một số tên dân tộc thiểu số ở n​ước ta ( BT 1 ); Điền đúng từ ngữ thích hợp vào chỗ trống ( BT 2 ); Dựa theo tranh gợi ý, viết ( nói ) đư​ợc câu có hình ảnh so sánh ( BT 3 ); điền đ​ược từ ngữ thích hợp vào câu có hình ảnh so sánh ( BT 4 ).

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  
- Bảng lớp viết BT 2, BT 4. Tranh minh hoạ BT 3.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS làm lại BT 2, 3 ( Tuần 14 ).
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:

                              b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Củng cố, mở rộng vốn từ ngữ về dân tộc. 

. GV tổ chức cho HS làm BT 1, 2 ( SGK ):

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV nhắc HS chú ý: các em chỉ kể tên dân tộc thiểu số. Dân tộc Kinh có số dân đông, không phải dân tộc thiểu số.

- GV phát giấy cho HS làm việc theo nhóm. Các nhóm trao đổi viết nhanh tên các dân tộc thiểu số.

- Đại diện mỗi nhóm dán bài lên bảng lớp, đọc kết quả. Cả lớp và GV nhận xét, bình luận nhóm có hiểu biết rộng ( viết đúng được nhiều tên ).

- GV dán giấy viết tên một số dân tộc chia theo khu vực; chỉ vào bản đồ nơi cư​ trú của dân tộc đó.

- HS viết vào vở tên 10 dân tộc hoặc 11 dân tộc.

	Các dân tộc thiểu số ở phía Bắc
	Tày, Nùng, Thái, M​ường, Dao, Hmông, ...

	Các dân tộc thiểu số ở miền Trung
	Vân Kiều, Cơ - ho, Khơ - mó, £ - đê, 
Ba - na, Gia - rai;, Xơ - đăng, Chăm,

	Các dân tộc thiểu số ở miền Nam
	Khơ - me, Hoa, Xtiêng


. Củng cố vốn từ về tên các dân tộc thiểu số ở nước ta.

+ Bài 2: - HS đọc nội dung BT. Cả lớp đọc thầm theo.
- Mời 4 HS làm bài trên bảng lớp, dưới lớp làm vào vở. Sau đó từng em đọc kết quả. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: ( bậc thang, nhà rông, nhà sàn, Chăm ).

- 2 HS đọc lại câu văn sau khi đã hoàn chỉnh.

. Củng cố vốn từ ngữ th​­êng dùng của các dân tộc.

* HĐ 2: Luyện tập về so sánh.

. GV tổ chức cho HS làm BT 3, 4 ( SGK ):

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm và quan sát từng cặp tranh vẽ.
- 1 HS nêu mẫu tên từng cặp sự vật đ​ược so sánh với nhau trong mỗi tranh.

- HS tiếp nối nhau nói tên từng cặp sự vật được so sánh với nhau trong mỗi tranh.

- HS làm bài cá nhân, mỗi em tập viết câu văn có hình ảnh so sánh hợp với từng tranh.
- HS tiếp nối nhau đọc câu văn đã viết. GV nhận xét, khen ngợi những em viết được những câu văn có hình ảnh so sánh đẹp. 

. Củng cố cách viết câu có hình ảnh so sánh.

+ Bài 4: - GV nêu yêu cầu của bài.
- HS đọc nội dung bài, làm bài CN vào giấy nháp. 
- 4, 5 HS đọc bài làm của mình. GV điền từ ngữ đúng vào chỗ trống trong các câu văn viết trên bảng.

. Củng cố cách viết câu có hình ảnh so sánh.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại nội dung luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tốt. Dặn HS xem lại các BT 3 và 4 để ghi nhớ các hình ảnh so sánh đẹp.


 Tiết 2:                                               Chính tả  (n-v)
                                           nhà rông ở tây nguyên
i. MỤC đích, yêu cầu : 
   - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày sạch sẽ, đúng quy định. 
  - Làm đúng BT điền tiếng  có vần  ưi/ươi (BT2). Làm đúng BT3/a.

  - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị :  
  - GV :  3 băng giấy viết 6 từ của BT2. 

  - HS vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   

1. Kiểm tra bài cũ :  GV cho 2 HS  viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con : mũi dao, con muỗi, bỏ sót, đồ xôi. GV nhận xét.

2. Bài mới :       a) Giới thiệu  bài: 
                       b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

 Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc đoạn chính tả, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

  - GV hướng dẫn HS nhận xét chính tả :

  +  Đoạn văn gồm mấy câu ? 
  +  Những chữ nào trong đoạn văn dễ viết sai chính tả ? 
 - GV yêu cầu các em luyện viết ra nháp những chữ mình tự cho là dễ viết sai.

GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi viết, HS viết chậm, chữ xấu.
 Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài 2:   - HS đọc yêu cầu của bài.   
  - HS làm bài  CN vào vở BT. GV dán 3 băng giấy lên bảng, mời 3 nhóm (mỗi nhóm 6 HS) tiếp nối nhau lên bảng điền đủ 6 từ cho mỗi băng giấy. Sau  đó đọc kết quả. Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài.

  - 5, 7 HS đọc lại các từ đã được điền hoàn chỉnh. GV sửa lỗi phát âm cho HS ; kết hợp giải nghĩa từ khung cửi. 
 - HS sửa bài theo lời giải đúng:

       khung cửi - mát rượi - cưỡi ngựa - gửi thư - sưởi ấm - tưới cây
  - Củng cố các từ chứa tiếng có vần  ưi/ươi.
Bài 3:- GV chọn cho HS làm phần a) HS đọc thầm yêu cầu bài, suy nghĩ, làm bài CN vào vở BT.
 - Sau đó các nhóm thi tiếp sức, nhóm nào tìm từ đúng nhanh, nhiều từ hơn là thắng. Cuối
cùng, HS đọc lại, mỗi em viết ít nhất 2 từ.

 - Củng cố về s/x.
3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS xem lại BT, viết lại những lỗi sai trong bài. 


 Tiết 4:                                                    toán
                                       T.74: giới thiệu bảng chia 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Biết cách sử dụng bảng chia.

- Rèn kĩ năng sử dụng bảng chia trong làm tính và giải toán.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  
- Bảng chia như SGK

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 
- 3 HS đọc bảng chia 9. HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                               b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu cấu tạo bảng chia. 

- GV vừa chỉ vào bảng chia vừa giới thiệu: Hàng đầu tiên là thương của hai số. 
- Cột đầu tiên là số chia.

- Ngoài hàng đầu tiên và cột đầu tiên, mỗi số trong một ô là số bị chia.

* HĐ 2: Cách sử dụng bảng chia.
- GV nêu VD:  12 : 4 = ? 

- Tìm số 4 ở cột đầu tiên; từ số 4 theo chiều mũi tên đến số 12; từ số 12 theo chiều mũi tên gặp số 3 ở hàng đầu tiên. Số 3 là thương của 12 và 4.

   Vậy 12 :  4 = 3.

* HĐ 3: Thực hành.
+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GVHD HS tập sử dụng bảng chia để tìm thương của hai số.

- HS tự làm bài, nêu miệng KQ.
- Củng cố cách sử dụng bảng chia.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài
- 1 HS nêu cách tìm thương của hai số ; tìm số bị chia ; tìm số chia.

- HS làm bài vào vở, nêu miệng KQ. Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách tìm thương của hai số ; tìm số bị chia ; tìm số chia.

+ Bài 3: -  HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GVHDHS tóm tắt bài toán; gợi ý để HS nêu được các bước giải.

- HS tự giải bài toán vào vở rồi chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT về cách sử dụng bảng chia.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS chăm chỉ học tập. Dặn HS học thuộc các bảng chia, chuẩn bị bài sau.

Chiều Tiết 1                                  Tự nhiên- xã hội
                                                   hoạt động nông nhiệp
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Kể tên một số hoạt động nông nghiệp. Nêu ích lợi của hoạt động nông nghiệp.

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 
 - Các kĩ năng sống được GD trong bài: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin : QS và tìm kiếm hoạt động nông nghiệp nơi mình đang sống. Tổng hợp, sắp xếp các thông tin về hoạt động nông nghiệp nơi mình sống.
 - HS  ham học hỏi, tìm hiểu về TN - XH. HS yêu quý những người lao động nông nghiệp.

II. Chuẩn bị : 
 - Các hình trang 58, 59. 3 tờ giấy khổ A0 cho 3 nhóm (HĐ3).
 - HS : Tranh, ảnh sưu tầm về  các hoạt động nông nghiệp.
 - Các PP dạy học: PP hoạt động nhóm, thảo luận theo cặp và trưng bày triển lãm.
III. các Hoạt động dạy - học :

1. Kiểm tra bài cũ:  HS kể tên 1 số hoạt động thông tin liên lạc.

2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Hoạt động nhóm

Mục tiêu :   - Kể được tên một số hoạt động  nông nghiệp.

 - Nêu được lợi ích của hoạt động nông nghiệp.

Cách tiến hành :    - Bước 1:
      Chia nhóm quan sát các hình trang 58, 59 SGK và thảo luận theo gợi ý sau :

     + Hãy kể tên  các hoạt động được giới thiệu trong hình.

     + Các hoạt động đó  mang lại lợi ích gì ?

 Bước 2 :      + Các nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm.
     + GV hoặc các nhóm khác bổ sung.

  + GV nhận xét và giới thiệu thêm một số hoạt động khác ở vùng miền khác nhau như : trồng ngô, khoai, sắn, chè,...

=>Kết luận  : Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng,... được gọi là hoạt động nông nghiệp.

* HĐ2 :   Thảo luận theo cặp
Mục tiêu :     Biết một số hoạt động nông nghiệp ở tỉnh, nơi các em đang sống.

Cách tiến hành :
- Bước 1:  Từng cặp HS kể cho nhau nghe về hoạt động nông nghiệp ở nơi các em đang sống.

- Bước 2: Một số HS trình bày, HS, GV nhận xét, bổ sung.

* HĐ3 : Triển lãm góc hoạt động nông nghiệp
 Mục tiêu :  Thông qua triển lãm tranh ảnh, các em biết thêm và khắc sâu những hoạt động
nông nghiệp.

 Cách tiến hành : 
- B1: Chia lớp thành 3 nhóm. Phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy khổ Ao. Tranh của các nhóm.
được trình bày theo cách nghĩ và thảo luận của từng nhóm.
- Bước 2: Từng nhóm bình luận về tranh của các nhóm xoay quanh nghề nghiệp và lợi ích của các nghề đó. GV khen ngợi các nhóm làm tốt.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu  một số hoạt động và ích lợi của hoạt động nông nghiệp.

- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS yêu quý những người lao động nông nghiệp.


Tiết 2:                                     luyện từ và câu*

                  từ ngữ về dân tộc. Luyện tập về so sánh. 

I. Mục  đích, yêu cầu:
 - Củng cố về cách sử dụng từ ngữ về dân tộc ; cách viết câu có hình ảnh so sánh. 

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập đúng, nhanh.

 - Chăm chỉ  học tập.

II. Chuẩn bị: Vở BTTV; nội dung ôn tập.

III. Các hoạt động dạy- học: 
1. Kiểm tra bài cũ:     2 HS kể tên một số dân tộc mà em biết.GV nhận xét.
2. Bài mới :      a) Giới thiệu bài:
                    b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS làm trong vở BTTV in

   - HS mở vở BTTV in trang 74, 75, 76.

   - HS làm lần lượt từng bài rồi chữa bài. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. 

Bài 1:   - HS xác định yêu cầu BT1- Trang 74.
   - HS   nêu miệng một vài tên dân tộc mà em biết. 

   - HS làm bài vào vở rồi chữa bài. (HS tìm đ​ược trên 10 dân tộc).

   - Củng cố từ ngữ về dân tộc.

Bài 2:  - HS đọc nội dung BT2- Trang 75.
  - HS làm bài rồi chữa bài.

  - Củng cố cách sử dụng từ ngữ về dân tộc.

Bài 3:   - HS nêu yêu cầu BT3 - Trang 75 và tranh minh hoạ.
   - HS làm mẫu bức tranh 1 : Mặt trăng đêm rằm tròn nh​ư quả bóng.

   - HS làm bài rồi chữa bài. HS nhận xét, bổ sung (nếu cần).

  - Củng cố cách viết câu có hình ảnh so sánh.

Bài 4:  - Dành cho HS nêu yêu cầu BT4 - trang 76.

  - HS  có thể viết câu có một, hai hình ảnh so sánh.

  - HS làm bài rồi chữa bài. HS, GV nhận xét, bổ sung.

* HĐ2: HD HS làm bài tập sau

  - HS  làm thêm bài tập sau:

     Bài tập: Viết những từ ngữ thích hợp vào chỗ trống :

     a) Mắt con mèo nhà em tròn như.................

     b) Môi bạn An lúc nào cũng đỏ như.................

     c) Mỗi bông hoa cỏ may nhỏ như...............
  - HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT.

  - Củng cố về cách viết câu có hình ảnh so sánh.

3. Củng cố, dặn dò:
  - Khắc sâu KT. - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS học thuộc những câu văn có hình ảnh đẹp.


Tiết 3 :                                                  Toán *  

      Luyện tập về chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Tiếp tục củng cố và khắc sâu cho HS về cách chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 (phép chia hết và phép chia có dư) ; cách tìm  thừa số, số chia chưa biết ; cách giải bài toán có lời văn.
 - Vận dụng kiến thức vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

 - HS say mê học toán.   

II . Chuẩn bị:   Nội dung ôn tập.
III. Các hoạt động dạy - học: 

1. Kiểm tra bài cũ:    2 HS đọc thuộc bảng chia 9. GV nhận xét.
2. Bài mới:          a) Giới thiệu  bài:    
                            b) Các hoạt động:

* HĐ1: Củng cố kiến thức

 - HS  nhắc lại cách chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ; cách tìm thừa số, số chia chưa biết.

 - HS  nhắc lại.

 - HS lấy VD minh họa. GV nhận xét, chữa nhanh.

* HĐ2: HD HS làm bài tập 
Bài 1: Đặt tính rồi tính :

    a)  948 : 4                    246 : 3                             468 : 4                           543 : 6
    b)  560 : 7                   459 : 9                              328 : 8                           426 : 5

   - HS xác định yêu cầu bài.

   - Cho HS làm bài  vào vở, 2 HSK- G lên bảng chữa bài.

   - GV chuẩn xác KT. Củng cố về chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (phép chia hết và phép chia có dư).
Bài 2 : Có 360 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?
  - HS đọc bài toán, phân tích bài rồi tự giải vào vở. 1 HS lên bảng chữa bài.

  - Củng cố cách giải  toán có lời văn (có phép chia 9).

Bài 3 : Tìm X :

        a)  X x 7 = 630                                               905 : X = 5

        b) X x 9 = 447 + 201                                    477 : X = 81 : 9

  - HS xác định yêu cầu bài.

  - HS nêu cách làm.

  - HS làm phần a) ; HS làm  cả bài.

  - HS, GV nhận xét, chữa bài.

  - Củng cố cách tìm thừa số, số chia chưa biết. 
Bài 4:  : Một tổ công nhân phải trồng 324 cây và tổ đã trồng được 1/6 số cây đó. Hỏi tổ đó
còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?
   - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

   - HS làm bài vào vở.

   - GV cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 

   -  Rèn kĩ năng giải toán bằng hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Củng cố, khắc sâu cách chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.

 - GV nhận xét tiết học. - Xem lại bài.


                                                            Ngày soạn:  8 / 17 / 2017
                                                   Ngày dạy : Thứ sáu ngày  15 /12 / 2017.

 Tiết 1 :                                                   tập làm văn

                                                         giới thiệu tổ em

I. Mục đích yêu cầu     

- Viết được đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu ) giới thiệu về của mình ( BT2 ).
- Rèn kĩ năng viết đoạn viết chân thực, câu văn rõ ràng, sáng sủa.

- HS tích cực trong học tập. 
II. Chuẩn bị 

- Bảng phụ viết các câu hỏi gợi ý ở BT2.
III. Các hoạt động dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới 

a. Giới thiệu bài

b. Các hoạt động

Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài tập 2 .

- GV chỉ bảng lớp đã viết các gợi ý, nhắc HS : 

+ Bài tập này yêu cầu các em dựa vào BT2, tiết TLV tuần 14, viết được một đoạn văn giới thiệu về tổ em. Vì vậy các em không cần viết giới thiệu với khách tham quan mà chỉ viết những nội dung giới thiệu các bạn trong tổ và hoạt động của các bạn.

+ 1 HS  làm mẫu. ( VD: Tổ em có 7 bạn. Đó là các bạn: .... Bảy người trong tổ em là người Kinh. Mỗi bạn trong tổ em đều có những điểm đáng quý. Bạn …  học rất giỏi, hay giúp đỡ bạn bè. Trong tháng vừa qua, … đã nhận nhiều lời khen… )

+ GV nhận xét nhanh về cách dùng từ, diễn đạt.

- Cả lớp viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS lúng túng.

- HS đọc bài viết của mình. 

- Cả lớp và GV và nhận xét, rút kinh nghiệm. 
3. Củng cố, dặn dò 

- HS nhắc lại nội dung bài.

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau. 

Tiết 2                                                Thủ công 
                                                    cắt, dán chữ v 
I- Mục  đích ,yêu cầu :

- HS  biết cách kẻ, cắt, dán chữ V.

- Kẻ, cắt, dán đ​ược chữ V. Các nét chữ ​tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán t​ương đối phẳng.

- HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II- Chuẩn bị : 

- Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ V cắt từ giấy màu ch​a dán.

- Tranh qui trình kẻ, cắt, dán chữ V.

- Giấy màu, kéo, th​ước kẻ, bút chì, hồ dán.

III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu : 

1 . Kiểm tra: 

                 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2 . Bài mới .       a - Giới thiệu bài .
                           b – Các hoạt động
* HĐ1: HD HS quan sát , nhận xét .

- GV giới thiệu mẫu các chữ V và HD HS quan sát để rút ra nhận xét :

  + Nét chữ rộng 1 «.

  + Chữ V có nửa bên trái và nửa bên phải giống nhau. Nếu gấp đôi chữ V theo chiều dọc thì nửa bên trái và nửa bên phải của chữ trùng khít nhau ( GV dùng chữ mẫu để rời gấp đôi theo chiều dọc ). 

* H§ 2: HD mÉu .

- B​ước 1 : Kẻ chữ V.

 -Bư​ớc 2 : Cắt chữ V.

- B​ước 3 : Dán chữ V. 

* HĐ3 : HS thực hành cắt, dán chữ V

 + GV cho HS quan sát tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ V.

 + Vài HS nhắc lại các b​ước kẻ, cắt, dán chữ V.

  + GV tổ chức cho HS tập kẻ, cắt, dán chữ V.

  + GV quan sát, giúp đỡ HS làm.

 + HS trư​ng bày, nhận xét sản phẩm thực hành.

 + GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và khen ngợi những HS làm đ​ược sp đẹp.

 3 . Củng cố – Dặn dò .
   - HS  nêu qui trình kẻ, cắt, dán chữ V.

   - Nhận xét về ý thức học tập.


Tiết 3                                                                      toán
Tiết 75 : luyện tập
I. Mục đích yêu cầu

- Biết làm tính nhân, tính chia ( bước đầu làm quen với cách viết gọn ) và giải toán có hai phép tính.

- Vận dụng trong thực hành làm các bài tập một cách thành thạo, chính xác.

- HS say mê trong học tập.

II. Chuẩn bị
- Phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ  

- HS làm BT sau : 213 : 2; 468 : 2

2. Bài mới 

a. Giới thiệu bài

b. Các hoạt động  
*HĐ1: Bài 1: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài.

- HS nhắc lại cách nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.

- HS làm bài vào bảng con ( HS làm phần a, c; Hoặc làm thêm phần b ) rồi chữa. Yêu cầu HS nêu cách nhân và cho biết đó là phép nhân như thế nào ? 

- Củng cố về cách nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.

*HĐ2: Bài 2: 
- Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài.

- HS  nêu cách chia số có ba chữ số với số có một chữ số.

- GV HD HS cách chia rồi nhân, trừ nhẩm. 

- S nhắc lại cách chia, trừ nhẩm vừa nêu trên.

- HS  làm phần a, b, c; có thể làm thêm phần d vào bảng con.

- Chữa bài, yêu cầu HS nêu cách chia trừ nhẩm.

- Củng cố về cách chia số có ba chữ số với số có một chữ số.

*HĐ3: Bài 3: 

- HS đọc bài toán.

- HS  nêu miệng phần tóm tắt và nêu cách làm.

- HS làm bài vào vở rồi đổi vở kiểm tra chéo.

- Chữa bài, nhận xét, bổ sung.

- Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính.

*HĐ4: Bài 4: - Tiến hành tương tự như bài 3.

- Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò
- HS hệ thống kiến thức bài.  

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Tiết 76.


Tiết 4:                                              sinh hoạt 
                                               sinh hoạt lớp    

i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.

- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II. chuẩn bị :

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.

+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.

+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.

b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.

+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.

- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

…………..………………………………………………………………………………………… 
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 5. Phương hướng tuần tới.
- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 12: uống nước nhớ nguồn.

- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Giữ gìn tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.

+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ

- Trưởng ban văn nghệ lên điều hành cho các tổ sinh hoạt văn nghệ.


C          Chiều   Tiết 1                                           tập làm văn*
ôn giới thiệu tổ em
I. Mục đích yêu cầu     

- Viết được đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu ) giới thiệu về tổ của mình ( BT2 ).
- Rèn kĩ năng viết đoạn viết chân thực, câu văn rõ ràng, sáng sủa.

- HS tích cực trong học tập. 
II. Chuẩn bị 

- Bảng phụ viết các câu hỏi gợi ý ở BT2.
III. Các hoạt động dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới 

a. Giới thiệu bài

b. Các hoạt động

Bài 1: HS làm miệng 
            Đề bài: Em hãy giới thiệu về tổ em bằng cách trả lời câu hỏi sau:

+ Tổ em có bao nhiêu người?

+ Ai là tổ trưởng, tổ phó?

+ Trong tổ chia làm bao nhiêu nhóm? Em ở nhóm nào?

+ Kết quả học tập của tổ em trong tháng qua như thế nào?

+ Các bạn trong tổ đã có những việc làm tốt gì?

+ Những việc làm nào chưa tốt của tổ?

+ Em có suy nghĩ gì về tình bạn trong tổ

- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS trình bày trong nhóm, trước lớp. 

- GV cùng HS khác nhận xét bình chọn bạn giới thiệu hay.

Bài 2: HS làm viết
 Đề bài: Dựa vào các câu trả lời trên, viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu giới thiệu về tổ em.
- HS làm bài vào vở.

- GV chấm nhận xét.
*HĐ2: Củng cố, dặn dò
- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau.


               Tiết 2 :                                    luyện viết
                                                  bài 12 : chữ hoa T
I. Mục đích,  yêu cầu :
  - Củng cố cách viết chữ hoa T .Viết câu ứng dụng.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị :      HS :   Vở luyện viết chữ đẹp.
III. Các hoạt động dạy- học : 

 * HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa T  

  - GV gọi 2, 3 HS nêu lại cách viết chữ hoa T.
  - Cho HS luyện viết chữ hoa T vào bảng con .

  - GV nhận xét, uốn nắn HS.

 * HĐ2 : HD HS luyện viết câu ứng dụng

  -  HS  đọc câu ứng dụng :   Tốt danh hơn lành áo... 

 - GV giúp HS hiểu nghĩa các câu ứng dụng. 
  - HS tập viết trên bảng con :  Tốt, Tháng.

  - GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ3 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GVnêu yêu cầu viết các chữ .
          + Viết chữ T : 2 dòng 
          + Viết chữ  Th : 2 dòng

          + Câu ứng dụng :   
                        . Tốt danh hơn lành áo : 1 dòng.

                        .  Tháng tám...trái bòng  : 1 dòng.

                        . Th​­¬ng ng​­êi ... th​­¬ng thân : 1 dòng.

          . Tỏ trăng... lúa chiêm  :  2 dòng (HS  : 4 dòng).

- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ4 : Chấm, chữa bài
 - GV  nhận xét khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* 3 Củng cố, dặn dò 
  - HS nhắc lại cách viết chữ hoa T.

 - GV, nhận xét tuyên dương HS viết chữ đẹp.

Tiết 3                                                                toán *
Luyện tập chia số có hai,  ba chữ số 

cho số có một chữ số
I. Mục đích yêu cầu

- Củng cố về phép chia có 2, 3 chữ số cho số có 1 chữ số.

- Rèn kỹ năng đặt tính và tính phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số và áp dụng vào giải toán có lời văn.

- Tự tin, hứng thú trong học toán.

II. Chuẩn bị  

- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học  

*HĐ1: HS làm BT

Bài 1: Đặt tính và tính:

75 : 5            215 : 3          696 : 8

                                              68 : 4             579 : 7          338 : 9

  98 : 6             783 : 9           876 : 4

- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm bảng con, làm cá nhân vào vở.
- HS lên bảng làm; HS nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận kết quả đúng.

- Củng cố về phép chia có 2, 3 chữ số cho số có 1 chữ số.

Bài 2: Tìm x:
         655 : x = 3                         645 : x = 5

         426 : x = 6                         824 : x = 4

- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm cỏ nhõn vào vở.
- HS lên bảng làm. HS nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận kết quả đúng.

- Củng cố về tìm thành phần chưa biết của phép tính.

Bài 3: Mỗi túi gạo chứa 4 kg. Hỏi 128 kg gạo chứa được bao nhiêu túi như thế ?

- HS nêu yêu cầu của BT, phân tích yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về giải toán.

Bài 4: - Tìm một số, biết rằng số đó gấp 3 lần, được bao nhiêu gấp 7 lần thì được 987.

- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm cỏ nhõn vào vở. HS lên bảng làm, nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố cách giải toán tính ngược từ cuối.

*HĐ 2: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau.      

                           

                          Duyệt của BGH
                                                                                luyện viết
                                                  bài 15 : chữ hoa Y
I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố cách viết chữ hoa Y. Viết câu ứng dụng.

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị:      

- HS :  Vở luyện viết chữ đẹp, Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học : 

* HĐ 1: HD HS luyện viết chữ hoa Y
- GV gọi 2 HS nêu lại cách viết chữ hoa Y
- Cho HS luyện viết chữ hoa Y  vào bảng con .
- Giáo viên nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD HS luyện viết câu ứng dụng

 - HS đọc câu ứng dụng: Yêu n​ước th​ương nòi,...
 - GV giúp HS hiểu nghĩa các câu ứng dụng. 
 - HS tập viết trên bảng con: Yêu
 - GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 3 : HS viết bài vào vở luyện viết

 - GV nêu yêu cầu viết các chữ .
 + Viết chữ   Y : 3 dòng 
 + Câu ứng dụng :  
      . Yêu n​ước th​ương nòi : 1 dòng

      . Yêu cho ... cho bùi  : 2 dòng

      . Yêu trẻ, trẻ đến già : 2 dòng 

      . Con ra ... mẹ hiền : 2 dòng

- HS viết bài vào vở. GV bao quát HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ 4 : Chấm, chữa bài.
 - GV thu chấm 1/ 3 số bài.

 - Nhận xét bài viết của HS.

* HĐ 5 : Củng cố, dặn dò. 
 - HS nhắc lại cách viết chữ hoa Y.
 - GV nhận xét tiết học, tuyên d​­¬ng HS viết chữ đẹp.
tuần 16:                                                            Ngày soạn:  12/12 / 2017                                                                                                 

                                                                             Ngày dạy:  Thứ ba ngày  19 / 12 / 2017  :                                                   Sáng     Tiết 1                                         Tập đọc 

                                                   về quê ngoại

I. mục đích, yêu cầu :
 - Rèn kĩ năng đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng : đầm sen nở, ríu rít,  mát rợp, thuyền trôi,,... Bước đầu ngắt  nghỉ hơi hợp lí khi đọc thơ lục bát.  

 - Hiểu các từ ngữ : hương trời, chân đất,... Hiểu nội dung bài thơ: Bạn nhỏ về thăm quê ngoại, thấy yêu thêm cảnh vật ở quê, yêu những người làm ra lúa gạo.(trả lời được các CH trong SGK ; thuộc lòng bài thơ).

 - GD HS tình cảm yêu quý nông thôn nước ta và gìn giữ cảnh vật của quê hương, đất nước. 
II. chuẩn bị : 
 - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

 - Bảng phụ viết sẵn các khổ thơ cần HD HS luyện đọc và HTL.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: 

  - 3 HS tiếp nối nhau  kể lại 3 đoạn của câu chuyện  Đôi bạn theo gợi ý. 

  - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài: 
                             b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

 - GV đọc diễn cảm bài thơ.

 - HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ .

  + Luyện đọc từng dòng thơ : Mỗi em nối tiếp nhau đọc 2 dòng thơ, HS, GV phát hiện từ đọc sai, GVchỉnh sửa rồi cho HS đọc tiếp.

  + Luyện đọc từng khổ thơ : HS đọc nối tiếp nhau đọc  từng  khổ thơ. GV kết hợp  HD HS ngắt nghỉ hơi đúng, tự nhiên giữa các dòng, các câu thơ. VD :

                                          Em về quê ngoại / nghỉ hè /

                                 Gặp đầm sen nở / mà mê hương trời.//

                                         Gặp bà / tuổi đã tám mươi /

                                Quên quên nhớ nhớ / những lời ngày xưa. //

 - GV giúp HS  hiểu nghĩa các từ được chú giải cuối bài. (HS có thể đặt câu với từ : quê ngoại).
 - Cả lớp đọc ĐT toàn bài.        

* HĐ2 :  Hư​ớng dẫn tìm hiểu bài
 - HS đọc thầm khổ thơ 1, trả lời câu hỏi :

  + Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê ? Câu nào cho biết điều đó ? 

  + Quê ngoại bạn ở đâu ? 

  + Bạn nhỏ thấy ở quê có những gì lạ ? 

 - HS đọc khổ thơ 2, trả lời : 

  + Bạn nhỏ nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo ? 

 => GV chốt lại : Môi trường thiên nhiên và cảnh vật ở nông thôn thật đẹp đẽ và đáng yêu.

  + Chuyến về thăm quê ngoại đã làm bạn nhỏ có gì thay đổi ? 

* HĐ3 :  Học thuộc lòng bài thơ

 - GVđọc lại bài thơ.

 - GV hướng dẫn HS học thuộc từng khổ thơ, cả bài thơ.

 - HS thi đọc thuộc lòng (HS đọc 10 dòng thơ đầu hoặc có thể đọc thuộc cả bài thơ).

 - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:
 -  2 HS nói lại ND bài thơ. Liên hệ về BVMT.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS đọc tốt.

 - Dặn dò  tiếp tục HTL  bài thơ. 


Tiết 3:                                           Chính tả  (n-v)

                                                    đôi bạn

i. MỤC đích, yêu cầu : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng  đoạn 3 của truyện Đôi bạn.
 - Làm đúng BT  phân biệt  âm đầu tr/ch(BT2/a). 

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị :  
  - GV : Bảng lớp viết 3 câu văn của BT2/a. 

  - HS vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:  GV cho 2HS  viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con : khung cửi, mát rượi, cưỡi ngựa, sưởi ấm. GV nhận xét.

2. Bài mới:         a) Giới thiệu  bài: 
                           b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc đoạn chính tả, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  -  Hướng dẫn HS nhận xét chính tả :

  +   Đoạn viết có mấy câu ? 

  + Những chữ nào trong đoạn viét hoa ? 

  + Lời của bố được viết thế nào ? 

  - HS đọc thầm đoạn chính tả, ghi nhớ những từ ngữ mình dễ mắc lỗi khi viết bài.
GV đọc cho HS viết bài: GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cầm bút, HS viết chậm, xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu  một số bài, nhận xét chữa.
* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

Bài 2:- GV chọn cho HS làm phần a). 
 - HS đọc yêu cầu bài.   

 - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài, làm BT vào vở BT. GV theo dõi từng HS làm bài để phát hiện lỗi của HS.

 - 3 HS thi làm bài đúng, nhanh trên bảng lớp ; sau đó, đọc kết quả.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

    a)  chăn trâu - châu chấu ; chật chội - trật tự ; chầu hẫu - ăn trầu.
 - GV giải nghĩa từ  chầu hẫu.

 - Nhiều HS đọc lại kết quả theo lời giải đúng. GV sửa lỗi phát âm cho HS nếu có. Củng cố phân biệt âm đầu tr/ch.
3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS  xem lại BT, ghi nhớ cách viết các từ ngữ trong bài tập 2/a. 


Tiết 4:                                                      toán
                                                T.76: luyện tập chung

I. mục đích yêu cầu:
- Biết làm tính  và giải toán có hai phép tính.

- Rèn luyện kĩ năng tính và giải bài toán có hai phép tính đúng, nhanh.

- HS  tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:   GV: Bảng phụ ( BT 1 ).
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: - 1 HS làm bài tập 2 tr 76 SGK. 

                                  - HS, GV nhận xét chữa bài. 
2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                                b) Các hoạt động: 
* HĐ 1: Củng cố kiến thức
- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm ntn ? 

- Muốn giảm 1 số đi nhiều lần ta làm ntn ?

- Muốn gấp 1 số lên nhiều lần ta làm ntn ?

- GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ 2: Thực hành
+ Bài 1: - GV treo bảng phụ kẻ bảng như trong SGK.
- 1 HS đọc  yêu cầu của bài.- 1 HS nêu cách làm cột  thứ nhất và cột thứ hai.

               - HS làm bài vào vở. 2 HS làm ở bảng phụ.

               - Nhận xét, chữa bài.

               - Củng cố về  tìm tích, cách tìm thừa số chưa biết.

+ Bài 2: - HS xác định yêu cầu của bài.
- Cho HS đặt tính rồi tính vào vở. 2 HS làm bài trên bảng.

- Nhận xét chữa bài. 

- Củng cố về chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.

+ Bài 3: - HS đọc bài toán, nêu cách làm.
    - HDHS thực hiện theo 2 bước:  

. B 1 : Tìm số máy bơm đã bán ( 36 : 9 = 4 ( cái ) ).

     . B 2 : Tìm số máy bơm còn lại ( 36 - 4 = 32 ( cái ) ).
    - Cho HS giải bài vào vở - 1 HS làm  bài trên bảng lớp. 
    - Cả lớp và GV nhận xét chữa.
    - Rèn kĩ năng giải bài toán  bằng hai phép tính.
    + Bài 4 ( cột 1, 2, 4 ): - HS xác định yêu cầu của bài toán.
- 1 HS nêu cách làm cột thứ nhất.

- HS trình bày bài vào vở, 1HS làm bài trên bảng lớp.

- Chữa bài, củng cố về  thêm, bớt  4 đơn vị. Gấp, giảm 4 lần số đã cho.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV khắc sâu KT bài học.
- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

 

Chiều  Tiết 1                                        Toán
                              tiết 77 : làm quen với biểu thức
I. MỤC đích, yêu cầu : 
 - Làm quen với biểu thức và giá trị của biểu thức.

 - Biết tính giá trị của biểu thức đơn giản.

 - HS ham học hỏi, sáng tạo.

II. chuẩn bị :     

III. các hoạt động dạy- học :

1. Kiểm tra bài cũ:     - 2 HS đọc bảng nhân, chia 9.                                        

                                     - HS, GV nhận xét.
2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động:

* HĐ1 :  Làm quen với biểu thức - Một số ví dụ về biểu thức

 - GV nêu ra các ví dụ về các biểu thức đơn giản : GV viết bảng 126 + 51 ;  nói "Ta có 126 cộng 51. Ta cũng nói đây là biểu thức 126 cộng 51".

 GV cho một vài HS nhắc lại : "Đây là biểu thức 126 cộng 51", cả lớp nhắc lại.

 - GV viết tiếp 62 - 11 lên bảng ; nói :"Ta có biểu thức 62 trừ 11" và cho HS   nhắc lại     câu trên.

    - GV viết tiếp 13 x 3 lên bảng, cho HS phát biểu có biểu thức nào, chẳng hạn   HS  trả lời  : Có biểu thức 13 nhân 3.

   - Làm tương tự như vậy với các biểu thức 84 : 4 ; 125 + 10 - 4 ; ...

  * HĐ2 :  Giá trị của biểu thức

    - GV nói : Chúng ta xét biểu thức đầu 126 + 51.

     Em tính xem 126 cộng 51 bằng bao nhiêu.(HS nêu kết quả  126 + 51 = 177).

     GV : Vì 126 + 51 = 177 nên ta nói :"Giá trị của biểu thức 126 + 51 là 177".

    - GV cho HS tính 62 - 11 và nêu rõ giá trị của biểu thức 62 - 11 là 51.

     GV cho HS tính 13 x 3 và nêu rõ giá trị của biểu thức 13 x 3 là 39.

    - GV hướng dẫn HS làm việc như vậy với việc nêu giá trị của các biểu thức 84 : 4 và  125 + 10 - 4.

  * HĐ3 : Thực hành
Bài 1: - HS xác định yêu cầu bài.
   - GV hướng dẫn HS làm ý đầu của bài 1. Cả lớp thống nhất cách làm : 

      + Thực hiện phép tính (tính nhẩm và viết kết quả).

      + Viết giá trị của biểu thức.

   - Cho HS tự làm vào vở, chữa bài cả lớp thống nhất kết quả làm từng ý.

Bài 2:  - 1 HS đọc yêu cầu bài.
  - GV cho HS làm chung một ý, chẳng hạn ; Xét biểu thức 52 + 23, tính nhẩm thấy 

 52 + 23 = 75, vậy biểu thức 52 + 23 có giá trị là 75 (giá  trị của biểu thức 52 + 23 là 75).

    HS tự làm. GV theo dõi và giúp các em học yếu. 

 - 1 HS lên bảng chữa bài.

 - GV chuẩn xác KT. Củng cố về giá trị của biểu thức.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu KT.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn dò  xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


  Tiết 2:                                                         toán ( * )
                                                     Luyện tập về giải toán
I. Mục đích yêu cầu :
- Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính và so sánh số bé bằng một phần mấy của số lớn. Số lớn gấp mấy lần số bé.

- Vận dụng kiến thức vào giải toán nhanh, chính xác.

- HS  tích cực học tập.

II. Chuẩn bị:   GV : Một số bài tập.

III. Các hoạt động dạy học :
* HĐ 1: Củng cố  kiến thức cũ.
- Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào ?

- Nêu cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.
- Nêu cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

- GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ 2: Luyện tập về giải toán
+ Bài 1: Đặt tính và tính:

975 : 3             600 : 4                632 : 9

684 : 6             845 : 8                843 : 4

758 : 8             932 : 6                750 : 5

+ Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
         426 : 6 + 109                        360 : 5 + 548

         843 : 3 - 218                         742 : 7 - 104

+ Bài 3 : Một cửa hàng buổi sáng bán được 25 kg đường, buổi chiều bán được số đường gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki - lô - gam đường ?

 - HS đọc bài toán. 

 - 1 HS nêu các bước giải bài toán.

 - Cho cả lớp làm vào vở BT. 1 HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - Rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính có liên quan đến đơn vị đo khối lượng là kg.

+ Bài 4: Ngăn trên có 8 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi ngăn dưới có số sách gấp mấy lần ngăn trên ?

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán. 
- HDHS phân tích tóm tắt,  xác định dạng toán: vế so sánh số lớn gấp mấy lần số bé 

-> cách giải.
- Cho cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm  trên bảng lớp.

- HS, GV nhận xét chữa bài. 

- Củng cố cách giải bài toán  về so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

+ Bài 3: Lớp 3A có 32 HS, trong đó có 4 HS giỏi. Hỏi  lớp 3A có số HS giỏi bằng  một

phần mấy số HS cả lớp ?

- Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- HS đọc, xác định dạng toán: so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn -> cách giải.
- Cho cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm  trên bảng lớp.

- HS, GV nhận xét chữa bài. 

- Củng cố cách  giải bài toán về so sánh  số bé bằng một phần mấy số lớn.

+ Bài 4: Một thùng đựng được 35 l mật ong, lấy ra 1/ 5 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

-  HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán, HSHS phân tích -> xác định dạng toán -> cách giải.

- HS tự làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài. 

- Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- Rèn kĩ năng giải bài toán có hai phép tính.

Bài 5: Tự nghĩ một số nếu lấy số đó chia cho 4 được bao nhiêu cộng với 350 thì được kết quả là 560?

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
 - HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

 - GV nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

                 

TiÕt 3:                                                       TẬP ĐỌC ( * )
                                                    ba điều ước

i. Mục đích yêu cầu:
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: thợ rèn, tấp nập, rình rập, bồng bềnh, ... Biết đọc đọc bài với giọng kể chậm rãi, nhẹ  nhàng; gây ấn tượng ở những từ gợi tả, gợi cảm.      

- Hiểu : Con người chỉ thực sự sung sướng khi làm điều có ích, được mọi người quý trọng.

- Giáo dục HS hướng tới những ước mơ cao đẹp mà giản dị. Làm những việc có ích.

II. chuẩn bị: 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
- GV: Bảng phụ viết câu cần HD HS đọc.
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- 3 HS tiếp nối nhau  kể lại 3 đoạn của câu chuyện  Đôi bạn theo gợi ý. 

- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài
                       b) Các hoạt động 

* HĐ 1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

- GV đọc toàn bài.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

+ Luyện đọc từng câu: HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV phát hiện từ đọc sai, sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

+ Luyện đọc từng đoạn :  GV chia bài thành 4 đoạn.
. HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn.

. GV giúp HS  hiểu nghĩa các từ: đe, cung cấm.

+ Cả lớp đọc ĐT toàn bài.

* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài

- HS đọc thầm các đoạn 1, 2, 3, trả lời  các câu hỏi :

+ Nêu ba điều ước của chàng thợ rèn ? 

+ Vì sao ba điều ước được thực hiện vẫn không mang lại hạnh phúc cho chàng ?  

- Cả lớp đọc thầm  đoạn 4, trả lời  các câu hỏi:

+ Cuối cùng, chàng hiểu điều gì mới đáng mơ ước ? 

+ Nếu có ba điều ước, em sẽ ước những gì ? 

- GV chốt ND bài -> Ý nghĩa GD: Con người chỉ thực sự sung sướng khi làm điều có ích, được mọi người quý trọng. 
* HĐ 3:  Luyện đọc lại

- 4 HS  tiếp nối nhau thi đọc 4 đoạn truyện ( GV kết hợp HD các em đọc đúng ). 

- 1 HS đọc lại cả bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tốt.


Sáng                                                                  Ngày soạn: 13 /12 /2017
                                                          Ngày dạy: Thứ tư ngày 20 / 12 /2017
Tiết 1:                                                   toán
                                        T.78: tính giá trị biểu thức 

I. Mục đích yêu cầu:
- Biết tính giá trị của biểu thức dạng chỉ có phép cộng, phép trừ hoặc chỉ có phép nhân, phép chia. áp dụng đ​ược việc tính giá trị của biểu thức vào dạng BT điền dấu “  >; < , = ”
- Rèn KN thực hành giải toán về tính giá trị của biểu thức dạng chỉ có phép cộng, phép trừ hoặc chỉ có phép nhân, phép chia.
- HS tích cực, chủ động học tập.

Ii. Chuẩn bị: Phấn màu

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong bài mới.

2. Bài mới:                a) Giới thiệu bài:

                                   b) Các hoạt động:
 * HĐ 1: GV nêu hai quy tắc tính giá trị của biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc
nhân, chia. Sau đó giúp HS ghi nhớ hai quy tắc này.

a) Đối với các biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ ng​ười ta quy ​ước thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- GV viết biểu thức:   “ 60 + 20 - 5 ” rồi yêu cầu HS nêu thứ tự làm các phép tính đó.

- HS nêu GV viết bảng :   60 + 20 - 5 = 80 - 5

                                                            = 75

- Vài HS nêu lại cách làm: Muốn tính giá trị của biểu thức 60 + 20 - 5 ta lấy 60 cộng 20 

tr​ước rồi trừ tiếp 5 đư​ợc 75.

- GV cho HS nêu lại nhiều lần quy tắc như​ trong SGK.

b) Đối với các biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia ta cũng quy ​ước thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- GV viết biểu thức : “ 49 : 7 x 5 ” cách tiến hành t​ương tự như​ trên.

- GV cho HS đọc nhiều lần quy tắc thứ hai trong bài học.

- GV l​ưu ý HS cách trình bày như​ đã HD.

* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.
- 1 HS làm mẫu một, hai biểu thức đầu: nêu cách làm rồi thực hiện. Chẳng hạn: 

     205 + 60 + 3 = 265 + 3

                          = 268

- GV cho HS thực hiện các biểu thức còn lại.

- HS chữa bài - GV yêu cầu HS nêu cách làm.

- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.

- 1 HS  nêu thứ tự các phép tính cần làm.

- HS làm bài vào vở. 2 HS làm trên bảng lớp. Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia.

+ Bài 3: - HS xác định yêu cầu bài toán.

- 1 HS nêu cách làm: Muốn điền dược các dấu “ >, <, = ” cho đúng ta phải so sánh giá trị của biểu thức 55 : 5 x 3 với số 32. Như vậy phải tính giá trị của biểu thức 55 : 5 x 3.

- Cho HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp. Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố cách tính và so sánh giá trị của biểu thức.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại hai quy tắc trong bài.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập tốt. Dặn HS học thuộc quy tắc.


 Tiết 2:                                                 đạo đức
Bài 8: Biết ơn thương binh liệt sĩ ( T. 1 )
I. Mục  đích yêu cầu:

- HS hiểu: thương binh, liệt sĩ là những người đã hi sinh xương máu vì Tổ quốc, những việc các em cần làm để tỏ lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ.

- Biết công lao của các thương binh liệt sĩ đối với quê hương đất nước; biết làm những công việc phù hợp để tỏ lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ.

-Các KNS được GD trong bài: KN trình bày suy nghĩ, thể hiện cảm xúc về những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc. KN xác định giá trị về những người đã quên mình vìTquốc 
- Có thái độ kính trọng, biết ơn và quan tâm giúp đỡ các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ ở địa phương bằng những việc làm phù hợp với khả năng.

II. chuẩn bị: 
- Vở bài tập đạo đức.

- Các PP dạy học: PP thảo luận.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS nêu một số việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài: Cả lớp khởi động hát bài " Em nhớ các anh " - Nhạc và lời của Trần Ngọc Thành.
                       b) Các hoạt động :
* Hoạt động 1: Phân tích truyện.

+ Mục tiêu: HS hiểu thương binh liệt sĩ là những người như thế nào, có thái độ biết ơn đối với các thương binh và gia đình liệt sĩ.

+ Cách tiến hành: 

- Giáo viên kể chuyện " Một chuyến đi bổ ích ".

- HD đàm thoại:

. Các bạn lớp 3A đã đi đâu vào ngày 27 tháng 7 ?

. Qua câu chuyện trên, em hiểu thương binh, liệt sĩ là những người như thế nào ?

. Chúng ta cần phải có thái độ như thế nào đối với thương binh liệt sĩ ?

- GVKL: Thương binh, liệt sĩ là những người đã hi sinh xương máu để giành độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc. Chúng ta cần phải kính trọng, biết ơn các thương binh và gia đình liệt sĩ.
* Hoạt động 2:  Thảo luận nhóm.

+ Mục tiêu: HS biết được một số việc cần làm để tỏ lòng biết ơn thương binh và gia đình liệt sĩ và những việc không nên làm.

+ Cách tiến hành: 

- Giáo viên chia nhóm, giao việc và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận, nhận xét các việc làm sau: 
a) Nhân ngày 27 / 7, lớp em tổ chức đi viếng nghĩa trang liệt sĩ.

b) Chào hỏi lễ phép các chú thương binh.

c) Thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ neo đơn bằng những việc làm phù hợp với khả năng.

d) Cười đùa, làm việc riêng trong khi chú thương binh đang nói chuyện với HS toàn trường.

- Các nhóm thảo luận. 

- Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GVKL: Các việc a, b, c là những việc nên làm và việc d không nên làm.

- HS tự liên hệ về những việc các em đã làm đối với các thương binh và gia đình liệt sĩ.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS đã làm được những việc tốt đối với các thương binh và gia đình liệt sĩ.

- Dặn HS tìm hiểu về các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương. 


 Tiết 3:                                                     Tập viết

                                                        ôn chữ hoa m
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Củng cố cách viết chữ hoa M; Viết đúng chữ hoa M ( 1 dòng ), T, B  ( 1 dòng ); viết đúng tên riêng Mạc Thị B​ưởi ( 1 dòng ) và câu ứng dụng: Một cây làm chẳng .... hòn núi cao ( 1 lần ) bằng cỡ chữ nhỏ. 

- Rèn kĩ năng viết chữ hoa M.

- GDHS ý thức giữ vở sạch - viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:  

- Mẫu chữ hoa M, T, B . Tên riêng: Mạc Thị B​ưởi.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  - HS viết bảng con: Lê Lợi. GV nhận xét.
2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài:

                        b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HD viết trên bảng con.
- Luyện viết chữ hoa:

+ HS tìm các chữ viết hoa có trong bài: M, T, B.
+ 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa M, T, B.
+ GV viết mẫu chữ M, kết hợp nhắc lại cách viết.

+ HS tập viết bảng con chữ hoa M, T, B.  GV nhận xét, uốn nắn. 

- Luyện viết từ ứng dụng:

+ HS  đọc từ ứng dụng: Mạc Thị B​ưởi
+ GV giới thiệu về Mạc Thị B​ưởi.
+ HS tập viết từ Mạc Thị B​ưởi.  GV nhận xét, uốn nắn.
- Luyện viết câu ứng dụng:

+ HS đọc câu ứng dụng: Một cây làm chẳng .... hòn núi cao.

+ GV giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ: Khuyên con người phải đoàn kết. Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh.

+ HS tập viết trên bảng con các chữ: Một, Ba. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết vào vở tập viết.
- GV nêu yêu cầu viết bài như​ đã nêu ở phần mục đích yêu cầu. 

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp HS hoàn thành bài viết.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.
- Thu  nhận xét 1/ 3 số bài.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách viết chữ hoa M.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp.

 

 Tiết 4:                                                   Tự  nhiên - xã hội
Hoạt động công nghiệp, th​ương mại

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Kể tên một số hoạt động công nghiệp, th​ương mại mà em biết.

- Nêu ích lợi của hoạt động công nghiệp, th​ương mại.

- Các KNS được GD trong bài: KN tìm kiếm và xử lÝ thông tin: Quan sát, tìm kiếm thông tin về các hoạt động công nghiệp và thương mại nơi mình sinh sống. Tổng hợp các thông tin liên quan đến hoạt động hoạt động công nghiệp và thương mại nơi mình sinh sống.

- HS chăm chỉ học tập. Ham tìm hiểu tự nhiên - xã hội.

II . Chuẩn bị:
- Các hình trang 60, 61 SGK.

- Tranh ảnh s​ưu tầm về chợ hoặc cảnh mua bán, một số đồ chơi, hàng hoá.
- Các PP dạy học: PP thảo luận nhóm, trò chơi.
III. Các hoạt động dạy học:  

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS nêu ích lợi của hoạt động nông nghiệp. 

- GV nhận xét.

2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                          b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm việc theo cặp.

+ Mục tiêu:  Biết đư​ợc những hoạt động công nghiệp ở tỉnh, nơi các em đang sống.
+ Cách tiến hành:
- B1: Từng cặp HS kể cho nhau nghe về hoạt động công nghiệp ở nơi các em đang sống.

- B2:. Một số cặp lên trình bày. Các cặp khác nhận xét, bổ sung.
. GV có thể giới thiệu thêm một số hoạt động như​ : Khai thác quặng kim loại, luyện thép, sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, ... đều gọi là hoạt động công nghiệp.

* HĐ 2: Hoạt động theo nhóm.

+ Mục tiêu: Biết đư​ợc các hoạt động công nghiệp và ích lợi của hoạt động đó.
+ Cách tiến hành: Làm việc với cả lớp.
- B 1: Từng cá nhân quan sát hình trong SGK.

- B 2: Mỗi HS nêu tên một hoạt động đã quan sát đ​ược trong hình.

- B 3: . Một số em nêu ích lợi của các hoạt động công nghiệp.
. GV giới thiệu và phân tích về các hoạt động và sản phẩm từ các hoạt động đó nh​ư :

Khoan dầu khí cung cấp chất đốt và nhiên liệu để chạy máy ...

Khai thác than cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy, chất đốt sinh hoạt ...

Dệt cung cấp vải, lụa ...

=> KL: Các hoạt động như​ khai thác than, dầu khí, dệt, ... gọi là hoạt động công nghiệp.
* HĐ 3: Làm việc theo nhóm. 
+ MT: Kể đ​ược tên một số chợ, siêu thị, cửa hàng và một số mặt hàng đ​ược mua bán ở đó.

+ Cách tiến hành:
- B1: Chia nhóm, thảo luận theo yêu cầu trong SGK.

- B2: Một số nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác bổ sung.

GV nêu gợi ý :
. Những hoạt động mua bán nh​ư trong hình 4,5 tr 61 SGK th​ường gọi là hoạt động gì?

. Hoạt động đó các em nhìn thấy ở đâu ?

. Hãy kể tên một số chợ, siêu thị, cửa hàng ở quê em.

=> KL: Các hoạt động mua bán đ​ược gọi là hoạt động thư​ơng mại.
* HĐ 4: Chơi trò chơi bán hàng.

+ Mục tiêu: Giúp HS làm quen với hoạt động mua bán.

+ Cách tiến hành:
-B1: GV đặt tình huống cho các nhóm chơi đóng vai, một vài ng​ười bán, một số ng​ườimua.

- B2: Một số nhóm HS đóng vai, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nhắc lại nội dung bài. 
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS tìm hiểu thêm và các hoạt động công nghiệp và thương mại ở địa phương
.
                                                                      Ngày soạn:  14/12 /2017
Sáng                                                             Ngày dạy: Thứ năm ngày  21/ 12/2017
 Tiết 1:                                                luyện từ và câu
                     từ ngữ về thành thị và nông thôn. dấu phẩy 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Mở rộng vốn từ về thành thị - nông thôn ( tên một số thành phố và vùng quê ở nước ta; tên các sự vật và công việc thường thấy ở thành phố, nông thôn ); Tiếp tục ôn luyện về dấu phẩy ( chức năng: ngăn cách các bộ phận đồng chức ở trong câu ).

- Nêu đ​ược một số từ ngữ nói về chủ điểm Thành thị và Nông thôn ( BT 1, BT 2 ); Đặt

 đ​ược dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ( BT 3 ).

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  

- Bản đồ Việt Nam có tên các tỉnh, huyện, thị.

- Bảng lớp viết đoạn văn trong BT 3.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS nêu miệng BT 1 và BT 3 tiết LTVC tuần 15. 

- GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                 b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Mở rộng vốn từ về thành thị - nông thôn.

. GV tổ chức cho HS làm BT 1, 2 ( SGK ):

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV nhắc các em chú ý: nêu tên các thành phố ( không nhầm với thị xã có diện tích nhỏ hơn, số dân ít hơn ), mỗi em kể đ​ược ít nhất một vùng quê ( HS kể đ​ược nhiều càng tốt ). 

- HS trao đổi theo bàn thật nhanh. GV gọi đại diện các bàn lần l​ượt kể. 

- GV treo bản đồ Việt Nam, kết hợp chỉ tên từng thành phố trên bản đồ.

- HS nhắc lại tên các thành phố trên đất n​ước ta theo vị trí từ phía Bắc đến phía Nam.

- GV yêu cầu kể tên một vùng quê mà em biết. 

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS kể mẫu tên một sự vật, công việc ở thành phố và nông thôn.

- HS làm bài, phát biểu ý kiến, GV chốt lại tên một số sự vật và công việc tiêu biểu:

	a) ở thành phố: 

- Sự vật

- Công việc
	- đ​ường phố, nhà cao tầng, đèn cao áp, công viên, rạp xiếc, rạp chiếu bóng, bể bơi, cửa hàng lớn, trung tâm văn hoá, bến xe buýt, ...

- Kinh doanh, chế tạo máy móc, chế tạo ô tô, lái xe, nghiên cứu khoa học, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, ...

	b) ở nông thôn:

- Sự vật

- Công việc
	- nhà ngói, nhà lá, ruộng vư​ờn, cánh đồng, luỹ tre, cây đa, giếng

 n​ước, ao cá, trâu, bò, lợn, gà, liềm, hái, cào cỏ, cày, bừa, ...

- cấy lúa, cày bừa, gặt hái, cắt rạ, phơi thóc, xay thóc, phun thuốc sâu bảo vệ lúa, chăn trâu, ...




 Củng cố vốn từ ngữ chỉ sự vật, công việc ở thành phố và nông thôn.

* HĐ 2: Ôn luyện về dấu phẩy.

. GV tổ chức cho HS làm BT 3 ( SGK ):

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài và đoạn văn. 
- GV mời 3 HS lên bảng làm bài, những HS khác làm bài vào vở.
- Cả lớp và GV nhận xét, sửa chữa. 3 HS đọc lại đoạn văn.

. Củng cố cách sử dụng dấu phẩy trong câu.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại nội dung, KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS đọc lại đoạn văn của BT 3.




Tiết 3:                                             Chính tả  (n-v)
                                                 Về quê ngoại

I. MỤC đích, yêu cầu : 
  - Nhớ - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức thể thơ lục bát.

  - Làm đúng bài tập phân biệt tiếng có âm đầu dễ lẫn tr/ch (BT2/a).

  - Giáo dục HS có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị :    GV : Phấn màu, 3 băng giấy để viết nội dung (BT2/a)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:  GV cho 2 HS  viết bảng lớp, cả lớp viết trên bảng con: châu chấu, chật chội, trật tự, chầu hẫu. GV nhận xét.

2. Bài mới:         a) Giới thiệu  bài: 
                           b) Các hoạt động:

* HĐ1: H​ướng dẫn HS viết chính tả

· Hư​ớng dẫn HS chuẩn bị:

 - GV đọc 10 dòng đầu bài thơ, 2 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ. Cả lớp đọc thầm theo để ghi nhớ.

 - GV yyêu cầu HS nhắc lại cách trình bày đoạn thơ viết theo thể lục bát. Sau đó, cho HS đọc thầm lại đoạn thơ, tự viết các chữ các em dễ mắc lỗi để ghi nhớ chính tả. GVnhắc các em l​ưu ý các từ ngữ: hương trời, ríu rít, rực màu, lá thuyền,...
· Hướng dẫn HS viết bài : 

 - GV cho HS ghi  đầu bài, nhắc nhở cách trình bày.

 - HS đọc lại 1 lần đoạn thơ trong SGK để ghi nhớ.
 - HS gấp SGK, tự nhớ lại đoạn thơ và viết bài vào vở.
 - GV theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
· Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu  một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài,  GV chọn cho HS làm phần a).   
 - HS làm BT vào vở BT. GV theo dõi HS làm bài.

 - GV dán 3 băng giấy ; mời 3 tốp HS lên bảng tiếp nối nhau điền tr/ch vào 6 chỗ trống. Sau đó đọc kết quả.
 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Gọi 5 - 7 HS đọc lại  các câu ca dao đã được điền hoàn chỉnh.

  a) công cha - trong nguồn - chảy ra - kính cha - cho tròn - chữ hiếu

 - Củng cố các từ có tiếng chứa âm đầu tr/ch.

3. Củng cố, dặn dò: 

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS xem lại BT, viết lại những lỗi sai trong bài. Học thuộc các câu ca dao trong bài tập 2a.

Tiết 4:                                                        toán
                                  T.79: tính giá trị biểu thức ( tiếp )

I. Mục đích yêu cầu:
- Biết tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
- áp dụng đ​ược việc tính giá trị của biểu thức để xác định giá trị đúng, sai của biểu thức.

- HS tự tin, hứng thú học tập.

Ii. Chuẩn bị: 

- GV: Phấn màu. 

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  

- 2 HS nêu hai quy tắc tính giá trị của biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia. - GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:                a) Giới thiệu bài:

                                   b) Các hoạt động: 

* HĐ 1 : GV nêu quy tắc tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Sau đó giúp HS ghi nhớ  quy tắc này.

+ GV viết biểu thức: “ 60 + 35 : 5 ” lên bảng rồi cho HS nêu các phép tính có trong biểu thức này. 

+ GV nêu: “ Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau ”.

+ GV yêu cầu HS nhìn kĩ biểu thức 60 + 35 : 5 rồi nêu cách tính: 

- Trước tiên phải tính 35 : 5 ( GV viết như trong bài học ), được 7 sau đó mới làm phép tính cộng ( GV viết dấu “ = ” rồi viết 60 và dấu “ + ” vào vị trí như trong bài học ); 

- 60 + 7 bằng 67 ( GV viết tiếp “ = 67 ” như trong bài học ).

+ Vài HS nêu lại cách tính giá trị của biểu thức 60 + 35 : 5 ( thực hiện phép chia trước :

 Lấy 35 chia 5 bằng 7 ; rồi thực hiện phép cộng sau:    60 cộng 7 bằng 67  ).

+ GV viết biểu thức 86 – 10 x 4 lên bảng, cho HS nêu cách làm. GV viết bảng:

                      86 – 10 x 4 = 86 – 40

                                         = 46

- GV gọi vài HS nêu lại cách tính giá trị của biểu thức trên.

- GV cho HS nêu lại nhiều lần quy tắc như​ trong SGK.

* HĐ 2: Thực hành.
+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV giúp HS làm mẫu biểu thức đầu.

- HS nêu cách làm rồi thực hiện. Chẳng hạn: 

     253 + 10 x 4 = 253 + 40

                          = 293

- HS tự thực hiện các biểu thức còn lại.

- Chữa bài. Yêu cầu HS nêu cách làm.

- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
+ Bài 2: - HS xác định yêu cầu của bài toán.
- GV hướng dẫn HS làm theo thứ tự:

. Trước hết xác định phép tính cần thực hiện trước.

. Nhẩm miệng hoặc tính ra nháp để tìm kết quả rồi ghi lại kết quả này ở nháp.

. So sánh với giá trị của biểu thức đã ghi trong bài học để biết đúng, sai rồi ghi § hoặc S vào ô trống.

- 1 HS làm mẫu phép tính đầu.

- Cho HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp. Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

+ Bài 3: - HS đọc bài toán.

- 1 HS nêu tóm tắt và nhận dạng toán.

- HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT.

- Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại quy tắc về tính giá trị của biểu thức đã học.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập tốt. Dặn HS học thuộc quy tắc để vận dụng vào làm bài tập cho tốt.


Chiều       Tiết 1:               tự nhiên và xã hội
                                    làng quê và đô thị

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 -  Nêu được một số đặc điểm của làng quê hoặc đô thị. Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân địa phương.

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

 - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin : So sánh tìm ra những đặc điểm khác biệt giữa làng quê và đô thị. Tư duy sáng tạo thể hiện hình ảnh đặc trưng của làng quê và đô thị.

 - HS có ý thức giữ gìn quê hương, đất nước.

II. Chuẩn bị :  

    Các hình trong SGK trang 62,63 . Giấy vẽ, màu vẽ (HĐ3).

III. các Hoạt động dạy - học :
1. Kiểm tra bài cũ:  HS kể tên 1 số hoạt động công nghiệp, thương mại mà em biết.

2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động :
* HĐ1:   Làm việc theo nhóm

Mục tiêu:    Tìm hiểu về phong cảnh, nhà cửa, đường sá ở làng quê và đô thị.

·  Cách tiến hành:
 - Bước 1: Làm việc theo nhóm

   GV  hướng dẫn HS  quan sát tranh trong SGK và ghi lại kết quả theo bảng dưới đây :

	
	Làng quê
	Đô thị

	Phong cảnh, nhà cửa
	
	

	Hoạt động sinh sống chủ yếu của nhân dân
	
	

	Đường sá, hoạt động giao thông 
	
	

	Cây cối
	
	


 - B2:  Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận nhóm, các nhóm khác bổ sung.

GV căn cứ vào kết quả trình bày của các nhóm, nhận xét, phân tích và nêu rõ sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. Nhận ra sự khác biệt giữa môi trường sống ở làng quê và môi trường sống ở đô thị.

=>Kết luận :  ở làng quê, người dân thường sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi chài
lưới và các nghề thủ công,... ; xung quanh nhà thường có vườn cây, chuồng trại,... ; đường làng nhỏ, ít người và xe cộ đi lại. ở đô thị, người dân thường đi làm trong các công sở, cửa hàng, nhà máy,... ; nhà ở tập trung san sát ; đường phố có nhiều người và xe cộ đi lại.
* HĐ2 : Thảo luận nhóm
MT:    Kể được tên những  nghề nghiệp  mà người dân ở làng  quê và  đô  thị thường làm.

· Cách tiến hành:

 - Bước 1: Chia nhóm

    GV chia các nhóm. Mỗi nhóm căn cứ vào kết quả thảo luận ở HĐ1 để tìm ra sự khác biệt về nghề nghiệp của người dân ở làng quê và đô thị.

 - Bước 2: Một số nhóm trình bày kết quả theo bảng dưới đây :

	Nghề nghiệp ở làng quê
	Nghề nghiệp ở đô thị

	 - Trồng trọt

 - .........................................................
	- Buôn bán

-...................................................................


 - Bước 3: Từng nhóm liên hệ về nghề nghiệp và hoạt động chủ yếu của nhân dân nơi các em đang sống.

  Căn cứ vào kết quả thảo luận, GV giới thiệu cho các em biết thêm về sinh hoạt của đô thị để các em biết thêm về hoạt động của nhân dân mà các em chưa có cơ hội tới thăm.

=> Kết luận :  ở làng quê, người dân thường sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới và các nghề thủ công,... ở đô thị, người dân thường đi làm trong các công sở, cửa hàng, nhà máy,...
* HĐ3 :  Vẽ tranh ( Nếu còn thời gian)
· Mục tiêu: Khắc sâu và tăng thêm hiểu biết của HS về đất nước.

· Cách tiến hành:
 - GV nêu chủ đề : Hãy vẽ về thành phố quê em.

 - Yêu cầu mỗi em vẽ một tranh. 

 - Cho một số HS trình bày về bức tranh của mình, sau đó nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:
 - HS nêu sự khác biệt giữa môi trường sống ở làng quê và môi trường sống ở đô thị. HS nêu những việc em đã làm để giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.
- GV nhận xét  tiết học.


Tiết 2:                                         luyện từ và câu *
                từ ngữ về thành thị và nông thôn. dấu phẩy. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  - Củng cố cách tìm từ ngữ về thành thị và nông thôn; cách sử dụng dấu phẩy trong câu.

  - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

  - HS chăm chỉ trong học tập.

II.  chuẩn bị: Vở BTTV in, nội dung ôn tập. 

III.  các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

   2 HS nhắc lại các từ chỉ đặc điểm mà em được học. GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài:

                             b) Các hoạt động: 

* HĐ1: HD HS làm trong vở BT

 - HS mở vở BTTV in trang 79, 80.

 - HS đọc yêu cầu của từng bài rồi làm lần l​ượt từng bài tập. GV theo dõi, giúp đỡ.

Bài 1: - HS xác định yêu cầu BT
. - Cả lớp làm bài vào vở sau đó trao đổi theo nhóm để hoàn chỉnh bài làm. GV theo dõi,

giúp đỡ HS.

- Nhận xét, chữa bài.

 - Củng cố các từ ngữ về thành thị và nông thôn.  

Bài 2:  - HS xác định yêu cầu BT. 

 - HS làm bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS  còn lúng túng.

 - Chữa bài, cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. GV chốt lại lời giải đúng

 - Củng cố về cách tìm từ chỉ sự vật, một số công việc ở thành thị và nông thôn.

Bài 3:  - HS đọc yêu cầu BT và đoạn văn. Cả lớp đọc thầm theo.
 - HS làm bài rồi cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 

 - Chữa bài, củng cố cách sử dụng dấu phẩy trong đoạn văn.

* HĐ2 : HD HS làm BT sau:

 - GV yêu cầu HS làm BT sau :

  Bài tập: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu dưới đây:

a) ở nhà  em thường giúp bà xâu kim.

b) Trong lớp  Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng.

c) Hai bên bờ sông  những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

d) Trên cánh rừng mới trồng  chim chóc lại bay về ríu rít.

 - HS làm bài rồi chữa bài. GVchuẩn xác KT. 
 - Củng cố cách điền dấu phẩy trong câu văn.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập chăm chỉ.


Tiết 3:                                                     toán *

                          Luyện tập về tính giá trị của biểu thức .
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách tính giá trị của biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia.

 - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức nhanh, chính xác.

 - HS tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II. chuẩn bị: Nội dung ôn tập. 

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

    2 HS nêu cách tính giá trị của biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ. GV nhận xét.
2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố kiến thức:

 - 4, 5 HS nêu cách tính giá trị của biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân, phép chia.

 - HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

 - GV chuẩn xác kiến thức.

 - HS lấy VD minh hoạ. Nhận xét, chữa nhanh.

 - GV chuẩn xác KT.

* HĐ2: HD HS làm bài tập trong vở BTT in

   HS mở vở BTT in trang 86 rồi làm lần l​ượt từng bài, GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

Bài 1: - HS xác định yêu cầu bài. 
- HS nêu cách tính giá trị của biểu thức chỉ có phép cộng, phép trừ.
- HS tự làm bài rồi chữa bài.
 - Củng cố cách tính giá trị của biểu thức chỉ có phép cộng, phép trừ.

Bài 2:  - HS nêu yêu cầu BT.
 - HS nêu cách tính giá trị của biểu thức chỉ có phép nhân, phép chia.
 - HS làm bài rồi chữa bài.

 - Củng cố cách tính giá trị của biểu thức chỉ có phép nhân, phép chia.

Bài 3: - HS xác định yêu cầu bài.

 - HS nêu miệng cách làm dòng đầu.

 - HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT.

 - Củng cố cách so sánh.

Bài 4:  - HS đọc bài toán.

 - HS nêu miệng cách tóm tắt và nhận dạng toán.
 - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài. GV theo dõi giúp đỡ HS.

 - Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính.
* HĐ3: (nếu còn thời gian) 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức :

    a) 415 - 20 + 18                                          b) 32 : 8 x 6

        763 - 48  - 15                                              56 : 7 : 4

3. Củng cố, dặn dò:
 - 2 HS nêu lại 2 quy tắc đã học.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập. 


                                                                    Ngày soạn: 15/12 / 2017
                                                              Ngày dạy: Thứ sáu ngày 22/ 12/2017
Tiết 1:                                               tập làm văn
                                  Nói về thành thị, nông thôn

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 -  Bước đầu biết kể về thành thị, nông thôn dựa theo gợi ý.
 - Rèn kĩ năng kể dùng từ, đặt câu đúng. 

 - GD ý thức tự hào về cảnh quan môi trường trên các vùng đất quê hương. 

II. chuẩn bị :    

 - Bảng phụ viết gợi ý nói về nông thôn (BT2).   

III. các hoạt động dạy- học :
1. Kiểm tra bài cũ:

   2 HS làm lại BT 2 trong tiết TLV trước.  GV nhận xét, chấm điểm.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Bài tập 2
- 1 HS đọc yêu cầu của BT và các gợi ý trong SGK.

- HS  nói mình sẽ chọn viết về đề tài gì.(GV khuyến khích HS  kể về thành thị và nông thôn).

- GV treo bảng phụ (đã viết sẵn các gợi ý) giúp HS hiểu gợi ý a của bài.

- GV mời 1 HS làm mẫu.

- Một số HS xung phong trình bày bài nói trước lớp.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bạn nói về thành thị và nông thôn hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT. Liên hệ, GD ý thức tự hào về cảnh quan môi trường trên các vùng đất quê hương.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. - Dặn dò HS   suy nghĩ thêm về nội dung, cách diễn đạt của bài kể về thành thị (hoặc nông thôn), chuẩn bị cho bài TLV tuần 17.


Tiết 2                                                               thủ công
                                              Cắt, dán chữ e
I- Mục  đích ,yêu cầu :

   - HS  biết cách kẻ, cắt, dán chữ E.

- Kẻ, cắt, dán đ​ược chữ E. Các nét chữ ​tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán t​ương đối phẳng.

- HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II- Chuẩn bị : 

- Mẫu chữ Ecắt đã dán và mẫu chữ E cắt từ giấy màu ch​ưa dán.

- Tranh qui trình kẻ, cắt, dán chữ E.

- Giấy màu, kéo, thư​ớc kẻ, bút chì, hồ dán.

III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu : 

1 . Kiểm tra: 

                 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2 . Bài mới .       a - Giới thiệu bài .
                           b – Các hoạt động
* HĐ1: HD HS quan sát , nhận xét .

- GV giới thiệu mẫu các chữ E và HD HS quan sát để rút ra nhận xét :

  + Nét chữ rộng 1 «.

  + Chữ E có nửa bên trái và nửa bên phải giống nhau. Nếu gấp đôi chữ E theo chiều dọc thì nửa bên trái và nửa bên phải của chữ trùng khít nhau ( GV dùng chữ mẫu để rời gấp đôi theo chiều dọc ). 

* H§ 2: HD mÉu .

 - Bư​ớc 1 : Kẻ chữ E.

 -Bư​ớc 2 : Cắt chữ E.

- B​ước 3 : Dán chữ E. 

* HĐ3 : HS thực hành cắt, dán chữ E

 + GV cho HS quan sát tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ E.

 + Vài HS nhắc lại các b​ước kẻ, cắt, dán chữ E.

 + GV tổ chức cho HS tập kẻ, cắt, dán chữ E.

 + GV quan sát, giúp đỡ HS làm.

 + HS trư​ng bày, nhận xét sản phẩm thực hành.

 + GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và khen ngợi những HS làm đ​ược sản phẩm đẹp.

       3 . Củng cố – Dặn dò .
   - HS  nêu qui trình kẻ, cắt, dán chữ E.

   - Nhận xét về ý thức học tập.


Tiết 3:                                                      toán
                                          Tiết 80 :   luyện tập
I. mục đích, yêu cầu :
 - Biết tính giá trị của biểu thức các dạng : chỉ có phép cộng, phép trừ ; chỉ có phép nhân, phép chia ; có các phép cộng, trừ, nhân, chia.

 - Rèn luyện kĩ năng tính giá trị biểu thức đúng, nhanh.
 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.
II. chuẩn bị :  GV : Bảng phụ (BT4).

III. các hoạt động dạy- học :

1. Kiểm tra bài cũ:  - 2 HS nêu quy tắc tính giá trị biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

                                   -  HS, GV nhận xét.
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:

                              b) Các hoạt động: 

* HĐ1:  Củng cố kiến thức 

 - HS tiếp nối nhau thi đọc nhanh, đúng ba quy tắc tính giá trị của các biểu thức đã học.

 - GV yêu cầu HS tính giá trị của các biểu thức :

     20 + 15 - 5                   64 : 8 x 4                     50 + 25 : 5               76 - 10 x 3

 - 4 HS  nêu cách tính rồi thực hiện trên bảng lớp.

 - GV chuẩn xác KT.

* HĐ2 : Thực hành
· Bài 1:  - HS đọc yêu cầu bài.
  - GV giúp HS tính giá trị của biểu thức :   125 - 85 + 80

   + GV cho HS nêu các phép tính có trong biểu thức.

   + 1 HS  vận dụng quy tắc tương ứng nêu cách làm cụ thể.

   + GV cho HS tính nhẩm hoặc tính ra nháp rồi thông báo kết quả.

                  125 - 85 + 80 = 40 + 80

                                         = 120
  - Cho HS tự làm phần còn lại vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp. 

  - Chữa bài một vài HS nói lại cách tính.

  - Củng cố cách tính giá trị của biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia.

· Bài 2:- GV tiến hành tương tự như bài 1.
  a) 375 - 10 x 3  = 375 - 30                        64 : 8 + 30  = 8 + 30

                           = 345                                                   = 38

  b) 306 + 93 : 3 = 306 + 31                        5 x 11 - 20  = 55 - 20

                           = 337                                                   = 35

  - Củng cố về cách tính giá trị biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

·  Bài 3:  - HS  xác định yêu cầu bài.
 - Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. GV theo dõi giúp đỡ HS.

 - Rèn kĩ năng tính giá trị của các biểu thức.

· Bài 4: (Nếu còn thời gian) 

 - GV treo bảng phụ yêu cầu HS nối biểu thức với giá trị tương ứng của nó.

 - 4 HS  tiếp nối nhau lên làm bài.

 - GV chuẩn xác KT. 

3. Củng cố, dặn dò:
 - 3 HS nhắc lại 3 quy tắc tính giá trị của biểu thức đã học. 

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò xem lại bài.


Tiết 4:                                              sinh hoạt 
                                                    sinh hoạt sao
i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.

- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II. chuẩn bị :

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.

+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.

+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.

b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.

+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.

- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………. 

…..………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 *Hạn chế:……………………………………………………………………………..........
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Phương hướng tuần tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 12.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.

+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ.

              Chiều   Tiết 1                                             tập làm văn*
ôn Nói về thành thị, nông thôn.
I. Mục đích yêu cầu     

- Bước đầu biết kể về thành thị, nông thôn.
- Rèn kĩ năng kể lưu loát, rõ ràng, tự nhiên; nói một cách tự tin, mạnh dạn trước đám đông.

- GD HS ý thức tự hào về cảnh quan môi trường trên các vùng đất quê hương. 
II. Chuẩn bị 

- Bảng phụ viết các câu hỏi gợi ý ở BT2.
III. Các hoạt động dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới 

a. Giới thiệu bài

b. Các hoạt động

Bài 1: HS làm miệng 
  Đề bài: Em hãy kể những điều đã biết về nông thôn hoặc thành thị.

- Gợi ý:  

+ Em chọn kể về nông thôn hay thành thị?

+ Nhờ đâu mà em biết được miền đất đó?

+ Cảnh vật ở nơi đó có gì đặc biệt và đáng yêu?

+ Con người ở nơi đó sống, làm việc, sinh hoạt ra sao, có gì đặc biệt, đáng yêu?

+ Em thích nhất điều gì ở miền đất đó? …

- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS trình bày trong nhóm, trước lớp. 

- GV cùng HS khác nhận xét bình chọn bạn giới thiệu hay.

Bài 2: HS làm viết
            Đề bài: Dựa vào các câu trả lời trên, viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu kể những điều đã biết về nông thôn hoặc thành thị .

- HS làm bài cỏ nhõn vào vở.

- GV chấm bài, nhận xét.

- Đọc bài hay trước lớp.
*HĐ2: Củng cố, dặn dò
- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau.


Tiết 2                                                 Luyện viết 

  bài 13 : chữ hoa   U, ¦, V
I. Mục đích,  yêu cầu :
  - Củng cố cách viết chữ hoa  U, ¦ , V .Viết câu ứng dụng.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị :      HS :   Vở luyện viết chữ đẹp.

III. Các hoạt động dạy- học : 

 * HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa U, ¦, V 

 - GV gọi 2, 3 HS  nêu lại cách viết chữ hoa  U, ¦, V  
  - Cho HS luyện viết chữ hoa  U, ¦, V  vào bảng con .

  - GV nhận xét, uốn nắn HS.

 * HĐ2 : HD HS luyện viết câu ứng dụng

  -  HS đọc câu ứng dụng :Uống n​ước nhớ nguồn... 

  - GV giúp HS hiểu nghĩa các câu ứng dụng. 
  - HS tập viết trên bảng con :  Uống, Vàng. 

  - GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ3 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GV nêu yêu cầu viết các chữ .
          + Viết chữ U : 1 dòng            + Viết chữ  V : 2 dòng
          + Viết chữ  ¦ : 1 dòng

 + Câu ứng dụng :     .  Uống n​ước nhớ nguồn: 1 dòng.

                        .  Vàng mây ... thì m​ưa : 1 dòng.

                        . Vì n​ước ... phục vụ : 1 dòng.

                        . Tháp M​ười ... Bác Hồ : 2 dòng 

- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ4 : Chấm, chữa bài
 - GV nhận xét khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ5 : Củng cố, dặn dò 
  - HS  nhắc lại cách viết chữ hoa U, ​ ¦ , V. - GV, nhận xét tuyên d​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS   luyện viết ra nháp cho đúng, đẹp.

Tiết 3                                                                   toán *
Luyện tập về tính giá trị của biểu thức (Tiếp)
I. Mục đích yêu cầu

- Củng cố về cách tính giá trị biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc đơn và giải toán có lời văn .

- Rèn kĩ năng tính giá trị biểu thứcvà giải toán ở các dạng khác nhau.

- Tự tin, hứng thú trong thực hành toán.

II. Chuẩn bị  

- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học  

*HĐ1: HS làm BT

Bài 1: Tính giá trị biểu thức.

                          80 - 40 : 4                      (68 + 13) : 9

                         79 - 11 x 7                      72 : (107 - 99)

                         18 x 6 : 4                         16 - 6 : 2 x 3

- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm bảng con, làm cá nhân vào vở.
- HS lên bảng làm; HS nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận kết quả đúng.

- Củng cố về tính giá trị biểu thức.

Bài 2: Có 245 kg gạo, người ta đã bàn đi 91 kg. Số còn lại đong đều vào túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo.

- HS nêu yêu cầu của BT, phân tích yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về giải toán.

Bài 3: Có 9 túi gạo, mỗi túi có 62 kg gạo. Người ta đem số gạo đó đong đều vào 6 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?

- HS nêu yêu cầu của BT, phân tích yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về giải toán.

Bài 4:  Cho 3 số 3, 7 và 15. Hãy viết các dấu (cộng, trừ, nhân, chia) thích hợp vào ô trống để được các biểu thức có giá trị là: 36; 52; 35; 19  ( 3 x7 +15= 36 ;   3 x 15 + 7=52;  

7 x 15 : 3 = 35;  7- 3+ 15 = 19).
- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm cỏ nhõn vào vở. HS lên bảng làm, nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về tính giá trị biểu thức.

*HĐ 2: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau.      

                   Duyệt của BGH       
           Duyệt của BGH       
Tiết 2:                                                luyện viết
                                                   bài 16: đi học
I. Mục đích  yêu cầu:
- Củng cố cách viết bài thơ Đi học.
- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị:      

- HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. Các hoạt động dạy học: 

* HĐ 1: HD luyện viết các chữ hoa H, M, N, T, C.. 

 - 1, 2 HS đọc bài thơ  Đi học.   

 - GV hỏi HS: Bài thơ viết theo thể thơ gì ?        

 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
 - Cho HS luyện viết chữ cái hoa  H, M, N, T, C vào bảng con .

 - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ 2: HS viết vào vở luyện viết.

  - GV nêu yêu cầu viết.
- HS viết bài vào vở, từng dòng theo mẫu. 

- GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.
 - GV thu chấm 1/ 3 số bài.

 -  Nhận xét bài viết của HS.

* HĐ 4 : Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên dư​ơng HS viết chữ đẹp.
 - Dặn HS học thuộc bài thơ, luyện viết lại bài.


Tiết 2:                                   tiếng việt ( * )  

                            ôn: Từ chỉ đặc điểm - Câu kiểu Ai thế nào ?
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nêu được một số TN chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật; Biết chọn từ thích hợp để đặt câu theo mẫu Ai thế nào ? 
- Rèn KN sử dụng các từ chỉ đặc điểm, KN đặt câu kiểu Ai thế nào ?

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ BT 1 ( SGK ); Bảng phụ ghi sẵn ND BT 2, 3 ( SGK - 122; 123 ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS làm lại BT 1, 2 ( tiết LTVC, tuần 14) -  mỗi em làm 1 bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, cho điểm. 

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện tập từ chỉ đặc điểm.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 1, 2 ( SGK - 122 ):

+ Bài 1: - HS đọc thầm yêu cầu của bài - 1, 2 HS đọc to tr​ước lớp.
- GV yêu cầu HS quan sát kĩ từng tranh ( SGK - T. 122 ) và chọn 1 từ trong ngoặc đơn để TLCH. GV l​ưu ý: có thể thêm các từ khác, với mỗi câu hỏi có nhiều câu trả lời đúng.

- 1 HS làm mẫu, nhiều HS khác làm miệng.

- GV cùng HS nhận xét -> chốt câu TL đúng.
+ Bài 2: - 1, 2 HS đọc to yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm bài ( Đọc cả mẫu ).
- HS  tự làm bài: Tìm những từ chỉ đặc điểm của người và vật theo mẫu, GV bao quát, giúp đỡ 
- Một số HS trình bày kết quả .

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

. Củng cố vốn từ ngữ chỉ đặc điểm.
* HĐ 2: Luyện tập câu kiểu Ai thế nào ?
. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( SGK - 123 ):

- HS đọc yêu cầu của bài. GV gắn bảng phụ ghi sẵn các câu văn lên bảng.
- HS  phân tích mẫu SGK: Mái tóc ông em ( trả lời câu hỏi: Ai ?  ); bạc trắng ( trả lời câu hỏi: thế nào ? ).

- Cả lớp làm bài vào vở. GV l​ưu ý: viết hoa chữ đầu câu, đặt dấu chấm kết thúc câu.

- GV gọi 4 HS lên bảng làm làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố cho HS những TN chỉ đặc điểm, cách đặt câu kiểu Ai thế nào ?

- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS VN tìm thêm các từ ngữ khác chỉ đặc điểm và tập đặt câu.

                        

Tiết 3:                                      Toán ( * )
                                       ôn: đường thẳng.
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố về phép trừ có nhớ trong phạm vi 100; HS học thuộc bảng trừ đã học để tính nhẩm; Biết tìm số bị trừ, số trừ chư​a biết trong phép trừ . 
- Rèn KN thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100; KN tìm số bị trừ, số trừ .

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- HS bảng con, thước.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS lên bảng: + Vẽ đư​ờng thẳng đi qua 2 điểm cho trư​ớc A, B và nêu cách vẽ ? 

              + Vẽ đ​ường thẳng đi qua 2 điểm cho tr​ước C, D và chấm điểm E sao cho E thẳng hàng với C và D. TL thế nào là ba điểm thẳng hàng với nhau ? 

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành. 

. GVtổ chức cho HS làm Bài tập 1, 2, 3 ( SGK - T.74 ) rồi chữa bài:

+ Bài 1: - HS tự tính nhẩm rồi nêu miệng KQ - GV củng cố các bảng trừ đã học.
+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- HS nêu cách tính.

- HS tự làm bài vào vở, một số HS lên bảng làm bài.
- HS nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.
+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài + Nêu các thành phần cần tìm trong mỗi phép tính.
- HS nêu cách tìm.

- HS tự làm bài, 3 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách tìm số bị trừ, số trừ chưa biết.

+ Bài 4 ( a, b ): - GV HDHS tự vẽ đường thẳng qua hai điểm bằng thước và bút.

- GV khuyến khích HS tự tìm cách vẽ đường thẳng đi qua điểm O

- HS tự vẽ vào vở, GV bao quát lớp, giúp HS vẽ được hình theo yêu cầu.

( c ): HDHS chọn hai trong 3 điểm rồi vẽ tương tự như phần a, b.

- Bước đầu giúp HS nhận ra: 

. Có thể vẽ được rất nhiều đường thẳng đi qua một điểm cho trước.

. Chỉ vẽ được một đường thẳng đi qua hai điểm cho trước.

- Củng cố cho HS KN vẽ đoạn thẳng, đường thẳng.

+ Bài 5: 

Hai số có tổng bằng 100, số hạng thứ nhất bằng số liền trước của 42. Hỏi số hạng thứ hai bằng bao nhiêu ?
- GV gợi ý giúp HS xác định được dạng toán, HS nêu được số liền trước số 42 -> xác định được số hạng thứ nhất ( 41 ); Biết tổng của 2 số bằng 100 -> Tìm số hạng thứ hai.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

+ Bài 6 : An đi học về đến nhà lúc 17 giờ, Bình đi học về đến nhà lúc 5 giờ chiều. Hỏi bạn nào đi học về đến nhà sớm hơn ? 

- ( 17 giờ cũng là 5 giờ chiều. Vậy An và Bình đi học về nhà cùng một lúc).
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc lòng các bảng trừ đã học.
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